Câu 632: Tính tỷ lệ CO2 và hơi nước (T) biến đổi như thế nào khi đốt cháy hoàn toàn các axit no hai lần axit (dãy đồng đẳng của ãit oxalic)?


A. 1  T < 2,5;  B. 1< T  2;  C. 0,5 < T < 1;  D. 1< T < 1,5.
Câu 633: Chất X chứa các nguyên tố C, H, O trong đó oxi chiếm 34,783 % khối lượng. Công thức phân tử đúng của X là:
A. C4H12O2;  B. C3H6O;  C. C4H6O;  D. C2H6O.
Câu 634: Tổng số đồng phân cấu tạo của C3H5Br3 là:
A. 3;  B. 4;  C. 5;  d. 6.
Câu 635: Tổng số đồng phân (kể cả đồng phân cis-trans) của C3H5Br3 là:
A. 3;  B. 4;  C. 5;  D. 6.
Câu 636: Hãy sắp xếp các chất theo thứ tự tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong nhóm –OH trong các chất sau:


A. 2 < 3 < 6 < 1 < 5 < 4;  B. 5 < 1 < 4 < 3 < 2 < 6;
C. 5 < 4 < 1 < 3 < 2 < 6;  D. 2 < 3 < 4 < 6 < 5 < 1.
Câu 637: Có 3 cốc đựng 3 chất lỏng là: rượu etylic, benzen và nước. Nếu không dùng thêm thuốc thử gì cả có thể nhận biết được những chất nào?
A. không biết được chất nào cả ; B. nhận biết được cả 3 chất ;
C. chỉ biết được benzen ; D. chỉ biết được nước.
Câu 638: Để xác định độ rượu của một loại rượu etylic (kí hiệu rượu X) người ta lấy 100 ml rượu X cho tác dụng hết với Na thu được 2,564 lít H2 (đktc). Tính độ rượu của X, biết drượu = 0,8 g/ml.
A. 87,5o ; B. 85,7o ; C. 90,0o ; D. 92,5o .
Câu 639: Cho 10 ml rượu etylic 92,0o tác dụng hết với Na. Tính thể tích H2 bay ra (ở đktc). Biết khối lượng riêng của nước là 1 g.ml-1 và của rượu là 0,8 g.ml-1
A. 1,12 l ; B. 1,68 l ; C. 1,792 l ; D. 2,285 l.
Câu 640: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam chất X chứa các nguyên tố C, H, O chỉ thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Tìm công thức phân tử của X, biết 1 lít hơi X (ở đktc) nặng 2,679 gam.
A. C2H4O ; B. C2H4O2 ; C. C2H6O ; D. C3H8O.


Câu 641: Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam chất Y cần 6,72 lít O2 (đktc) và sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O với tỉ lệ VCO : VHO = 2 : 3. Tìm công thức phân tử của Y.
A. C2H4O ; B. C2H4O2 ; C. C2H6O ; D. C3H8O.
Câu 642: Cho sơ đồ phản ứng:

                        
Hãy chọn các chất X, R, X1, Y, Q, Y1 thích hợp trong số các chất cho dưới đây: Na, H2O, HBr, C2H4, NaOH, C2H2, Br2, C2H5Br.
Chú ý: các chất ghi đúng theo thứ tự X, R, X1, Y, Q, Y1.
A. C2H4, Br2, C2H5Br, H2O, NaOH, HBr ;
B. C2H4, Br2, C2H5Br, H2O, Na, NaOH ;
C. C2H4, HBr, C2H2, Br2, Na, NaOH ;
D. C2H4, Br2, C2H5Br, NaOH, HBr ,H2O.
Câu 643: Hợp chất hữu cơ X chứa các nguyên tố C, H, O có khối lượng phân tử là 90 u (dvC). Hòa tan X vào dung môi trơ rồi cho tác dụng với Na dư thì thu được số mol H2 bằng số mol X. Chất nào dưới đây không thỏa mãn điều kiện cho?


Câu 644: Đốt cháy hoàn toàn một ít chất X thu được 2,016 lít CO2 (đktc) và 1,62 gam H2O. Khối lượng phân tử của X là 90. Hãy chọn đúng công thức phân tử của X.
A. H2C2O4 ; B. C4H8(OH)2 ; C. C3H6O3 ; D. C4H8O2.
Câu 645: Cho hoá hơi 0,74 gam chất hữu cơ X (chứa các nguyên tố C, H, O) thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 0,32 gam O2 ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất. Vạy X có thể là:
A. C4H9OH ;                                                                    B. CH3-CH2-COOH;


Câu 646: Để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol rượu CnH2n(OH)2 thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Hãy chọn công thức đúng của rượu.
A. C2H4(OH)2 ; B. C3H6(OH)2 ; C. C4H8(OH)2 ; D. C5H8(OH)2.
Câu 647: Cho 7,6 gam rượu CnH2n(OH)2 tác dụng với lượng dư Na thu được 2,24 lít H2 (đktc). Hãy chọn công thức đúng của rượu.
A. C2H4(OH)2 ; B. C3H6(OH)2 ; C. C4H8(OH)2 ; D. C5H8(OH)2.
Câu 648: Hỗn hợp X gồm rượu etylic và rượu Y (CnH2n(OH)2) có cùng số mol. Cho 0,2 mol X tác dụng với Na (dư) thu được 3,36 lít H2 (đktc). Hãy chọn công thức đúng của rượu Y.
A. C2H4(OH)2 ; B. C3H6(OH)2 ; C. C4H8(OH)2 ; D. C5H8(OH)2.
Câu 649: Để đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam rượu X (CnH2n(OH)2) cần 8,96 lít O2 (đktc). Hãy chọn công thức đúng của X.
A. C2H4(OH)2 ; B. C5H10(OH)2 ; C. C3H6(OH)2 ; D. C4H8(OH)2.
Câu 650: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm C2H5OH và CnH2n(OH)2 thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và x gam H2O. Hãy tìm giá trị đúng của x.
A. 7,2 g ; B. 8,4 g ; C. 10,8 g ; D. 12,6 g.
Câu 651: Đốt cháy hoàn toàn a gam rượu no đơn chức bằng CuO thu được 0,9 mol CO2, 1,2 mol H2O và b gam Cu. Tính các giá trị a,b.
A. 11,2 g và 86,4 g ; B. 22,2 g và 172,8 g ;
C. 44,4 g và 345,6 g ; D. không có giá trị xác định.
Câu 652: Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam rượu X thu được 0,375 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Tìm công thức phân tử của rượu X?
A. C2H5OH ; B. C3H7OH ; C. C4H9OH ; D. C3H5OH.
Câu 653: Hãy chọn đúng công thức cấu tạo của chất X (C3H5Br3) biết rằng khi thuỷ phân hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm Y chứa nhóm rượu bậc nhất và nhóm anđehit.

 


Câu 654: Đốt cháy hoàn toàn một rượu no, đa chức mạch hở thu được CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol nCO : nHO = 2 : 3. Hãy chọn công thức đúng của rượu.
A. C4H10O2 ; B. C3H8O2 ; C. C2H6O2 ; D. C5H12O2.
Câu 655: Khi đốt cháy rượu X hai lần rượu mà thu được số mol CO2 bằng số mol H2O thì công thức chung của dãy đồng đẳng của X là:
A. CnH2n+2-2kO2 với k bất kỳ ; B. CnH2nO2 ;
C. CnH2n+2O2 ; D. CnH2n-2O2 .
Câu 656: Cho sơ đồ biến hóa:


Vậy X là:


Câu 657: Phương pháp nào được dùng để điều chế rượu etylic trong phòng thí nghiệm:
A. thuỷ phân dẫn xuất halogen (C2H5Br) bằng dung dịch kiềm ;
B. cho etilen hợp nước (xúc tác axit) ;
C. khử anñehit (CH3CHO) bằng H2 ;
D. thuỷ phân este R-COOC2H5.
Câu 658: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai rượu đồng đẳng liên tiếp, đa chức mà thu được CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 5 : 7 thì công thức của 2 rượu là:
A. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2 ; B. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3 ;
C. C4H7(OH)3 và C5H9(OH)3 ; D. C3H6(OH)2 và C4H8(OH)2 .
Câu 659: Cho các phenol dưới đây tác dụng với dung dịch nước brôm thu được các sản phẩm như sau:


Hỏi phản ứng nào có sản phẩm sai?
Câu 660: Hãy chọn các phát biểu đúng về phenol (C6H5OH)
1. phenol có tính axit nhưng yếu hơn axit cacbonic ;
2. phenol làm đổi màu quỳ tím thành đỏ ;
3. hidro trong nhóm –OH của phenol linh động hơn hidro trong nhóm –OH của etanol, như vậy phenol có tính axit mạnh hơn etanol ;
4. phenol tan trong nước (lạnh) vô hạn vì nó tạo được liên kết hidro với nước ;


6. phenol không tan trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch NaOH.
A. 1, 2, 3, 6 ; B. 1, 2, 4, 6 ; C, 1, 3, 5, 6 ; D. 1, 2, 5, 6.
Câu 661: Đốt cháy hoàn toàn 5,5 gam chất X chỉ thu được 0,3 mol CO2 và 0,15 mol H2O. Mỗi phân tử X chỉ có 2 nguyên tử oxi. Công thức phân tử của X là:
A. C6H12O2 ; B. C6H6O2 ; C. C5H10O2 ; D. C5H12O2.
Câu 662: Công thức đơn giản nhất của X là (C3H3O)n. Cho 5,5 gam X tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 7,7 gam muối Y có số nguyên tử cacbon bằng của X. Khối lượng mol phân tử của Y lớn hơn của X là 44 gam. Công thức phân tử đúng của X là:
A. C6H5COOH ; B. C6H6(OH)2 ; C. C9H9(OH)3 ; D. C6H4(OH)2.
Câu 663: Trong số các đồng phân là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C8H10O, có bao nhiêu đồng phân (X) thoả mãn điều kiện :


                     X  Y  polistiren (PS)
A. không có ; B. 1 ; C. 2 : D. 4.
Câu 664: Trong số các đồng phân của pêntn (C5H10) có bao nhiêu đồng phân khi hợp nước (xt) tạo thành được rượu bậc 3?
A. 1 ; B. 2 ; C. 3 ; D. không có đồng phân nào .
Câu 665: Đun nóng hỗn hợp 3 rượu R-OH, R’-OH, R”-OH với axit sunfuric ở 140oC. Hỏi có thể tạo thành tối đa bao nhiêu loại ete?
A. 4 ; B. 5 ; C. 6 ; D. 7.
CHƯƠNG XVI : ANÑEHIT. XETON. AXIT CACBOXYLIC
Câu 666: Hãy chọn các mệnh đề đúng dưới đây:
1. cả anñehit, xeton và axit cacboxylic đều chứa nhóm cacbonyl >C=O ;
2. axit cacboxylic không có nhóm cabonyl chỉ có nhóm caboxyl –COOH ;
3. cả anđehit, xeton và axit cacboxylic đều là dẫn xuất của hidrocacbon ;
4. cả anđehit và xeton và axit cacboxylic đều có thể có gốc hidrocacbon no, không no hoặc thơm ;
5. khử anđehit thu được xeton hoặc axit cacboxylic ;
6. nhóm cacbonyl >C=O nhất thiết phải ở đầu mạch cacbon đối với anđehit và giữa mạch cacbon đối với xeton.
A. 1, 3, 4, 6 ; B. 1, 2, 4 : C. 1, 2, 4, 6 ; D. 1, 3, 6.
Câu 667: Vanilin là một loại hương liệu rất được ưa thích, nó có công thức cấu tạo như sau: Các nhóm chức có trong phân tử vanilin là:


Hãy chọn đáp án đúng.
Câu 668: Khi xác định khối lượng phân tử của axit axetic dựa theo thể tích hơi axit ở 130oC người ta thu được giá trị M = 120 u, còn ở 200oC thu được giá trị M = 60 u. Điều đó chứng tỏ:
A. công thức phân tử của axit axetic phải là C4H8O4 ;
B. kết quả thí nghiệm sai ;
C. chất đem thí nghiệm không phải là axit axetic ;
D. ở 130oC axit axetic tồn tại dưới dạng đime (nhị phân tử) do liên kết hiđro rất bền giữa 2 phân tử axit, còn ở 200oC liên kết hiđro bị phá vỡ và axit tồn tại dưới dạng monome (đơn phân tử).
Câu 669: Những chất nào dưới đây được xem là dẫn xuất của axit cacboxylic :

                              
A. cả 6 chất ;
B. R-COCl, R-COR’, R-COOR’ ;
C. R-COOR’, R-CONH2 ;
D. R-COCl, R-COOR’, R-CO-NH2, (R-CO)2O.
Câu 670: Hãy sắp xếp các axit sau theo thứ tự tăng dần tính axit (độ mạnh)
CH2Br-COOH, CCl3-COOH, CH3-COOH, CHCl2-COOH, CH2Cl-COOH
         (1)                     (2)                (3)                   (4)                    (5)
A. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) ; B. (1) < (2) < (4) < (3) < (5) ;
C. (3) < (1) < (5) < (4) < (2) ; D. (3) < (5) < (1) < (4) < (2).
Câu 671: Hãy sắp xếp các axit sau theo thứ tự tăng dần tính axit (độ mạnh)

CH2=CH-COOH                     CH3-CH2-COOH                       CHC-COOH
            (1)                                           (2)                                             (3)
A. (1) < (2) < (3) ; B. (1) < (2) < (3) ;
C. (2) < (3) < (1) ; D. (2) < (1) < (3).
Câu 672: Công thức chung của các axit no 2 lần axit, mạch hở là:
A. CnH2nO4 ; B. CnH2n+2O4 ; C. CnH2n-2O4 ; D. CnH2n+1O4 .
Câu 673: Công thức chung của các este no đơn chức mạch hở là:
A. CnH2nO2 ; B. CnH2n+2O2 ; C. CnH2n-2O2 ; D. CnH2n+1O2 .
Câu 674: Những hợp chất nào có thể tạo thành liên kết hiđro nội phân tử:


A. 2, 4, 6, 7 ; B. 1, 2, 5 ; C. 1, 2, 4 ; D. 1, 2, 3, 4.
Câu 675: Những chát nào là đồng phân cấu tạo của nhau:


A. 1 và 2 ; 3 và 4 ; B. 1 và 2 ; 5 và 6 ;
C. 1 và 4 ; 3 và 7 ; D. 1 và 2 ; 3 và 7 .
Câu 676: Những chất nào là đồng phân nhóm chức của nhau ?


A. 1, 2 và 3 ; 2 và 6 ; B. 1 và 3 ; 2,4 và 6 ; 5 và 7 ;
C. 1 và 3 ; 5 và 7 ; D. 1 và 3 ; 4 và 6.
Câu 677: X, Y có cùng công thức phân tử C4H7ClO2, khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được các sản phẩm sau:

      X + NaOH  muối hữu cơ X1 + C2H5OH + NaCl

      Y + NaOH  muối hữu cơ X2 + C2H4(OH)2 + NaCl.
Các công thức cấu tạo có thể có của X, Y là:
A. Cl-CH2-COOC2H5 và CH3-COO-CHCl-CH3 ;
B. Cl-CH2-COOC2H5 và CH3-COO-CH2-CH2-Cl ;
C. CH3-COO-CHCl-CH2Cl và CH3-COO-CH2-CH2-Cl ;
D. CH3-CHCl-COOC2H5 và CH3-COO-CHCl-CH3 .
Hãy chọn cặp công thức cấu tạo đúng.
Câu 678: Tìm công thức cấu tạo của X (C4H6O2) biết rằng:

      X + NaOH  Y + Z

      Y + H2SO4  NaSO4 + T
Z và T đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
A. CH3-COO-CH=CH2 ; B. H-COO-CH2-CH=CH2 ;


Câu 679: Hãy sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự tăng dần tính axit: etanol (1), phenol (2), axit axetic (3), p-metylphenol (4), axit tricloaxetic (5), p-nitrophenol (6)
A. 1 < 4 < 2 < 6 < 3 < 5 ; B. 1 < 2 < 3 < 4 < 6 < 5 ;
C. 1 < 4 < 6 < 2 < 3 < 5 ; D. 1 < 2 < 3 < 6 < 4 < 5.
Câu 680: Cho 1 mol CH3-COOH tác dụng với 1 mol C2H5OH. Sau mỗi lần 2 giờ xác định số mol axit còn lại. Kết quả như sau:


Hiệu suất phản ứng este hoá đạt giá trị cực đại là:
A. 25% ; B. 33,3% ; C. 50% ; D. 66,7%.
Câu 681: Cho 1 mol CH3-COOH tác dụng với 1 mol C2H5OH khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thấy còn lại 1/3 mol CH3COOH. Tính hằng số cân bằng KC của phản ứng este hóa.
A. KC = 2 ; B. KC = 3 ; C. KC = 4 ; D. KC = 6 .
Câu 682: Cho biết hằng số cân bằng KC của phản ứng este hoá giữa axit axetic và rượu etylic là 4. Nếu cho 1 mol CH3-COOH tác dụng với 1,6 mol rượu etylic thì khi hệ đạt tới trạng thái cân bằng hiệu suất phản ứng là bao nhiêu ?
A. h = 66,7% ; B. h = 89% ; C. h = 82,5% ; D. h = 85%.
Câu 683: Cho sơ đồ điều chế buta-1,3-đien từ CH4 như sau:


Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là:


A. CHCH, HO-CH2-CC-CH2-OH, HO-CH2-CH2-CH2-CH2-OH ;

B. CHCH, OHC-CH2-CH2-CHO, HO-CH2-CH2-CH2-CH2-OH ;



D. CHCH, HO-CH2-CH=CH-CHO, HO-CH2-CH2-CH2-CH2-OH.
Câu 684: ĐỐt cháy hoàn toàn 16,08 gam chất X thu được 12,72 gam Na2CO3 và 5,28 gam CO2. Cho X tác dụng với dung dịch HCl thu được axit cacboxylic 2 lần axit Y. Hãy chọn công thức phân tử đúng của axit Y.
A. H4C3O4 ; B. H4C4O4 ; C. H2C4O4 ; D. H2C2O4.
Câu 685: Cho biết 0,95 gam MnO2 không tinh khiết tác dụng vừa đủ với 0,855 gam axit oxalic trong môi trường axit sufuric theo phản ứng:


                   MnO2 + H2C2O4 + H2SO4  MnSO4 + 2CO2  + 2H2O
Tính % tạp chất có trong MnO2
A. 8% ; B. 10% ; C. 13% ; D. 15%.
Câu 686: Oxi hoá hoàn toàn hỗn hợp X gồm HCHO và CH3-CHO bằng O2 (xt) thu được hỗn hợp Y gồm 2 axit tương ứng. Tỉ khối (hơi) của Y so với X là a. Hỏi a biến thiên trong khoảng nào?
A. 1,12 < a < 1,36 ; B. 1,36 < a < 1,53 ;
C. 1,36 < a < 1,64 ; D. 1,53 < a < 1,64.
Câu 687: Oxi hoá hoàn toàn hỗn hợp X gồm HCHO và CH3-CHO bằng O2 (xt) thu được hỗn hợp axit tương ứng Y. Tỉ khối (hơi) của Y so với X là a bằng 145/97. Tính % số mol của mỗi chất trong X.
A. 22,7% HCHO và 77,3% CH3-CHO ; B. 83,3% HCHO và 16,7% CH3-CHO ;
C. 50,2% HCHO và 49,8% CH3-CHO ; D. 80% HCHO và 20% CH3-CHO .
Câu 688: Hoà tan 12 gam axit axetic vào nước thu được 500 ml dung dịch X. Hãy chọn giá trị đúng của nồng độ mol của X.
A. 0,2 M ; B. 0,4 M ; C. 0,5 M ; D. 0,8 M.
Câu 689: Cần thêm bao nhiêu gam axit axetic vào 100 ml dung dịch CH3-COOH 0,4 M (d = 1,00 g.ml-1) để có dung dịch CH3-COOH 10%?
A. 6,0 g ; B. 7,44 g ; C. 8,44 g ; D. 12 g.
Câu 690: Dung dịch X chứa HCl và CH3-COOH. Để trung hoà 100 ml dung dịch X cần 30 ml dung dịch NaOH 1 M, cô cạn dung dịch đã trung hoà thu được 2,225 gam muối khan. Tính nồng độ mol các axit trong X.
A. HCl 0,2 M và CH3COOH 0,1 M ; B. HCl 0,1 M và CH3COOH 0,25 M ;
C. HCl 0,1 M và CH3COOH 0,2 M ; D. HCl 0,15 M và CH3COOH 0,15 M.
Câu 691: Dung dịch X chứa HCl 0,1 M và CH3-COOH 0,2 M. Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch X để trung hoà 25 ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,02 M và 0,02 M và NaOH 0,05 M. Hãy chọn đáp số đúng.
A. 15 ml ; B. 10 ml ; C. 8,5 ml ; D. 7,5 ml.
Câu 692: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một axit no, đơn chức (X) thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Hãy chọn công thức đúng của X.
A. CH3-COOH ; B. C3H7-COOH ; C. C2H5-COOH ; D. H-COOH.
Câu 693: Cho 12,7 gam hỗn hợp CH3-COOH và axit R-COOH tác dụng hết với Na thu được 2,24 lít H2 (đktc). Tính tổng khối lượng muối thu được.
A. 25,5 g ; B. 20,8 g ; C. 19,9 g ; D. 17,1 g.
Câu 694: Chia hỗn hợp X rượu etylic và axit axetic (trong đó số mol rượu nhiều hơn số mol axit) thành 2 phần bằng nhau. Phần thứ 1 cho tác dụng hết với Na (dư) thu được 5,6 lít H2 (đktc). Phần thứ 2 đun nóng với một ít H2SO4 đặc tới phản ứng este hoá hoàn toàn, thu được 8,8 gam este. Tính số mol rượu và axit trong X.
A. 0,4 mol rượu và 0,1 mol axit ; B. 0,8 mol rượu và 0,2 mol axit ;
C. 0,2 mol rượu và 0,3 mol axit ; D. 0,6 mol rượu và 0,5 mol axit .
Câu 695: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol chất X (chứa C, H, O) và cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình đựng 100 gam dung dịch H2SO4 96,48%, bình 2 đựng dung dịch KOH (dư). Sau thí nghiệm thấy nồng độ H2SO4 ở bình 1 giảm còn 90%, trong bình 2 có 55,2 g muối. Tìm công thức phân tử của X, biết rằng mỗi phân tử có 2 nguyên tử oxi.
A. C2H4O2 ; B. CH2O2 ; C. C3H6O2 ; D. C3H8O2.
Câu 696: Cho 10,6 gam hỗn hợp gồm axit axetic và axit đồng đẳng X tác dụng hết với CaCO3 thấy bay ra 2,24 lít CO2 (đktc). Tìm công thức phân tử của X.
A. C2H5-COOH ; B. HCOOH ;
C. C3H7-COOH ; D. C4H9-COOH.
Câu 697: Cho 10,6 gam hỗn hợp gồm axit fomic và axit  axetic X tác dụng hết với CaCO3 thấy bay ra 2,24 lít CO2 (đktc). Mặt khác cho 10,6 gam hỗn hợp X tác dụng với 23 gam rượu etylic khi có mặt H2SO4 đặc xúc tác. Tìm tổng khối lượng este thu được, biết hiệu suất mỗi phản ứng este hoá đều bằng 80%.
A. 12,96 g ; B. 15,11 g ; C. 18,28 g ; D. 21,40 g.
Câu 698: Có một hỗn hợp hai axit đơn chức là đồng đẳng hơn kém nhau 2 nguyên tử cacbon. Biết 2,24 lít hơi hỗn hợp (tính theo đktc) nặng 6 gam. Vậy công thức của 2 axit là:
A. CH3-COOH và C3H7‑
COOH ; B. CH2=CH-COOH và C4H9-COOH ;
C. H-COOH và C2H5-COOH ; D. C2H5-COOH và C4H9-COOH.
Câu 699: Nếu đốt cháy hoàn toàn một anđehit 2 lần anđehit mà thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O và đúng bằng số mol anđehit thì công thức của dãy đồng đẳng của nó là:
A. CnH2n-2O2 ; B. CnH2nO2 ; C. CnH2n+2O2 ; D. CnH2n-4O2.
Câu 700: Cho các chất sau đây phản ứng với nhau:
1. CH3-COONa + CO2 + H2O ;                    2. Ca(CH3COO)2 + Na2CO3 ;
3. CH3-COOH + NaHSO4 ;                          4. CaCO3 + CH3-COOH;
5. C17H35COONa + Ca(HCO3)2 ;                 6. C6H5ONa + CO2 + H2O ;
7. CH3COONH4 + Ca(OH)2.
Các phản ứng không xảy ra là:
A. 1, 3, 4 ; B. 1, 3 ; C. 1, 3, 6 ; D. 1, 3, 5.
Câu 701: Nếu đốt cháy hoàn toàn một axit cacboxylic thu được số mol H2O bằng số mol CO2 thì axit đó  thuộc dãy đồng đẳng nào?
A. axit no đa chức ; B. axit không no đa chức ;
C. axit no đơn chức ; D. axit thơm ( đồng đẳng của axit benzoic).
Câu 702: Phương pháp nào được dùng trong công nghiệp để điều chế etanal?

A. Axetilen + H2O  hoặc 

                                                  Oxi hoá etilen bằng O2 (không khí)  ;

B. CH3-COOH + H  ;
C. oxi hoá rượu etylic bằng CuO ;

D. CH3-CHBr2 + NaOH  .
Câu 703: Không thể điều chế axeton bằng các phản ứng nào dưới đây ?
A. oxi hoá cumen (isoproppylbenzen) bằng O2 (không khí) ;
B. nhiệt phân CH3-COOH hoặc (CH3-COO)2Ca;
C. oxi hoá rượu isopropylic bằng CuO hoặc O2 (không khí) ;
D. oxi hoá rượu n-propylic bằng CuO hoặc O2 (không khí) .
Câu 704: Cho các phản ứng:





6. C2H5Ona + H2O  C2H5OH + NaOH
Các phản ứng oxi hoá khử là:
A. 1, 3, 5 ; B. 1, 3, 4 ; C. 3, 5, 6 ; D. 3, 4, 5.
Câu 705: Cho các phản ứng:





6. C2H5Ona + H2O  C2H5OH + NaOH
Các phản ứng axit-bazơ là:
A. 1, 2, 3 ; B. 1, 2, 5 ; C. 1, 2, 6 ; D. 1, 2.
Câu 706: Từ axetilen với điều kiện nhiệt độ, áp suất, xúc tác thích hợp, có thể điều chế etanol theo các cách sau:

                                      
Hãy sắp xếp các chất theo đúng thứ tự P, Y, Q, sau đó X, tiếp theo R, Z, T.
A. H2O, CH3CH2OH, CuO, H2O, CH3-COOH, CH3-COOCH=CH2, NaOH ;
B. 2HCl, CH3-CHCl2, NaOH, H2O, H2, CH2=CH2, O2 ;
C. 2H2, CH3-CH3, Cl2, H2O, H2, CH2=CH2, O2 ;
D. 2HCl, CH3-CHCl2, NaOH, H2O, Cl2, CH3-CHCl2, NaOH.
Câu 707: Nung 28,8 gam muối natri của một axit đơn chức với NaOH (CaO xúc tác) chỉ thu được 21,2 gam xođa và một hiđrocacbon duy nhất. Đó là muối của axit nào?
A. CH3-COONa ; B. NaOOC-CH2-COONa ;
C. CH3-CH2-COONa ; D. C6H5-COONa.
Câu 708: Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol chất X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gam rượu đơn chức. Chất X có thể là:
A. CH3-COOC5H11 ; B. (CH3COO)3C3H5 ;
C. C2H5OOC-COOC2H5 ; D. (CH3COO)2C2H4.
Câu 709: Cho 2,9 gam chất X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thấy thoát ra 21,6 gam Ag. Vậy X là chất nào trong các chất sau:
A. CH3-CH2-CHO ; B. HCHO ;
C. OHC-CHO ; D. OHC-CH2-CH2-CHO.
Câu 710: Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic X đa chức thu được y mol CO2 và z mol H2O, biết y - z = x. Vậy x thuộc dãy đồng đẳng nào dưới đây?
A. CnH2n+1COOH ; B. CnH2n(COOH)2 ;
C. CnH2n-1COOH ; D. CnH2n+1(COOH)3.
Câu 711: Chất X chứa các nguyên tố C, H, O có khối lượng phân tử MX = 90. Khi có a mol X tác dụng hết với Na thu được số mol H2 đúng bằng a. Vậy x là chất nào trong số các chất sau ?
1) Axit oxalic (trong dung môi trơ) ;                        2) Axit axetic ;
3) Axit lactic ;                    4) Glixerin ;                   5) Butan-1,4-ñiol ;
A. 1, 2, 3 ; B. 2, 3, 4 ; C. 1, 3, 5 ; D. 1, 3, 4.
Câu 712: Cho 3,7 gam axit cacboxylic X tác dụng hết với NaHCO3 thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Hỏi X là axit nào trong số các axit sau:
A. axit axetic ; B. axit oxalic ;
C. axit lactic ; D. axit propionic.
Câu 713: Chất X có công thức phân tử C4H6O2 và có các tính chất hoá học sau: tác dụng được với H2 (to, xt), với Na, với dung dịch NaHCO3, với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3. Hãy xác định công thức cấu tạo chính xác của X.


Câu 714: Tách loại H2O khỏi glixerin (đun nóng với KHSO4 chẳng hạn) thu được chất X có tỉ khối so với N2 bằng 2. Hãy chọn tên gọi sai của X.
A. arcolein ; B. anñehit acrilic ;
C. propenal ; D. propanal.
Câu 715: Dung dịch axit R-COOH 0,2 M có pH = 3. Hằng số axit Ka của axit đó bằng:


A. Ka = 2  10-5 ; B. Ka = 1,7  10-4 ;


C. Ka = 5,5  10-5 ; D. Ka = 5,0  10-6 .
CHƯƠNG XVII: ESTE. CHẤT BÉO
Câu 716: Hãy chọn công thức cấu tạo đúng để mô tả chất béo:


Câu 717: Hãy biểu diễn công thức cấu tạo đơn giản nhất của axit linolenic (axit octađeka-9,12,15-trienoic).

                 
Hãy chọn đáp án đúng.
Câu 718: Hãy chọn định nghĩa đúng về “chỉ số axit” 
A. chỉ số axit là số gam KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 1 gam chất béo ;
B. chỉ số axit là số miligam KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 100 gam chất béo ;
C. chỉ số axit là số miligam KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 1 gam chất béo ;
D. chỉ số axit là số miligam KOH hoặc NaOH cần dùng để trung hoà axit béo tự do có trong 1 gam chất béo.
Câu 719: Cho biết chất béo X có chỉ số axit là 7. Cần dùng bao nhiêu miligam NaOH để trung hoà axit béo có trong 5 gam chất béo X? Hãy chọn đáp số đúng.
A. 25 mg ; B. 40 mg ; C. 42,2 mg ; D. 45,8 mg.
Câu 720: Để xà phòng hoá 10 kg chất béo (R-COO)3C3H5 người ta đun chất béo với dung dịch chứa 1,37 kg NaOH. Lượng NaOH dư được trung hoà bởi 500 ml dung dịch HCl 1 M. Tính khối lượng glixerol (glixerin) và xà phòng nguyên chất thu được. Hãy chọn đáp số đúng.
A. 1,035 kg glixerol và 11,225 kg xà phòng ;
B. 1,050 kg glixerol và 10,315 kg xà phòng ;
C. 1,035 kg glixerol và 10,315 kg xà phòng ;
D. 1,050 kg glixerol và 11,225 kg xà phòng.
Câu 721: Natri đođekylbenzen sunfonat có công thức là:

                                      
Thuộc loại chất gì? Hãy chọn đáp án đúng.
A. chất béo ; B. muối natri của axit sunfuric
C. xà phòng của axit cacboxylic ; D. chất giặt rửa tổng hợp.
Câu 722: Chọn các câu phát biểu đúng về chất béo :
1) chất béo là este 3 lần este (trieste, triglixerit) của glixerol (glixerin) với các axit môncacboxylic mạch dài, không phân nhánh ;
2) chất béo rắn thường không tan trong nước, nặng hơn nước ;
3) dầu (dầu thực vật) là một loại chất béo trong đó có chứa các gốc axit cacboxylic không no ;
4) các loại dầu (dầu ăn, dầu nhờn v.v…) đều không tan trong nước cũng như trong các dung dịch HCl, NaOH ;
5) chất béo (rắn cũng như lỏng) đều tan trong dung dịch KOH, NaOH ;
6) có thể điều chế chất béo nhờ phản ứng este hoá giữa glixerol và axit monocaboxylic mạch dài.
A. 1, 2, 3, 5 ; B. 1, 2, 3, 6 ; C. 1, 3, 5, 6 ; D. 1, 3, 4, 6.
Câu 723: Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol triglixerit X bằng dung dịch NaOH người ta thu được 0,1 mol muối natri của axit oleic (C17H31COONa). Hãy tìm công thức cấu tạo có thể có của X:

              
Câu 724: Đun nóng hỗn hợp 2 axít béo R-COOH và R’-COOH với glixerol. Hỏi có thể thu được tối đa bao nhiêu loại triglixerit ?
A. 4;  B. 6;  C. 8;  D. 9.
Câu 725: Khi thuỷ phân este C4H6O2 bằng dung dịch NaOH ta chỉ thu được một muối natri duy nhất của một axit cacboxylic. Hãy tìm công thức cấu tạo chính xác của este.

               
Câu 726: Thuỷ phân este C4H6O2  trong môi trường axit thu được hỗn hợp hai sản phẩm không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của este đó là:
A. CH3 - COOCH=CH2;  B. H-COO-CH2 - CH=CH2 ;
C. H – COO – CH=CH – CH3;  D. CH2=CH – COOCH3.
Câu 727: Xác định công thức cấu tạo của chất M (C8H14O5) biết rằng khi thuỷ phân 1 mol Mthu được 2 mol axit lactic và 1 mol rượu etylic. Hãy chọn công thức cấu tạo đúng.

                
Câu 728: Cho 1,68 gam este X vào bình kín dung tích 0,448 lít, sau đó nâng nhiệt độ bình để làm bay hơi este X. Người thấy khi este bay hơi hết ở 273oC thì áp suất trong bình đúng bằng 1atm. Tính khối lượng phân tử của este.
A. 127;  B. 254;  C. 168;  D. 244;
Câu 729: Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mil este (R-COO)3R’ bằng dung dịch NaOH thu được 28,2 gam muối và 9,2 gam rượu. Hãy chọn đúng công thức phân tử của este.
A. (C2H5COO)3C3H5;  B. (C2H3COO)3C3H5;   
C. (C2H3COO)3C4H7;  D. (C3H7COO)3C3H5; 
Câu 730: Có 4 chất lỏng không màu: dầu ăn, axit axetic, nước, rượu etylic. Hãy chọn cách tốt nhất, nhanh nhất để phân biệt 4 chất đó bằng phương pháp hoá học. (trong các lựa chọn ghi thứ tự sử dụng các chất)  
A. dung dịch Na2CO3, Na, đốt cháy; B. dung dịch HCl, đốt cháy, nước vôi trong;
c. dung dịch HCl, H2O, đốt cháy;  D. dung dịch Na2CO3, đốt cháy.
Câu 731: Xà phòng hoá hoàn toàn 10gam chất béo rắn (C17H35COO)3C3H5 (M=890) thì thu được bao nhiêu kg glixerin và bao nhiêu kg xà phòng?
A. 1,03 kg glixerin và 12,5 kg xà phòng;  B. 1,03 kg glixerin và 10,3 kg xà phòng;  
C. 2,06 kg glixerin và 10,3 kg xà phòng;  D. 2,06 kg glixerin và 12,5 kg xà phòng.
Câu 732: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 đồng phân X, Y cần 11,2 lít O2 thu được 8,96 lít CO2 và 7,2 gam nước, các thể tích khí đo ở đktc. Hãy chọn đúng công thức phân tử của X, Y.
A. C4H8O2 ; B. C3H4O4 ; C. C4H6O2 ; D. C5H10O2.
Câu 733: Cho 1,76 gam hỗn hợp 2 este đồng phân C4H8O2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 1,5 gam hỗn hợp 2 muối, trong đó có muối natri axetat và các rượu tạo thành este là rượu bậc 1. Hãy chọn cặp công thức cấu tạo đúng của 2 este.
 A. CH3-COO-CH2-CH3                         và        CH3-COO-CH3


 C. CH3-COO-CH3                                  và         H-COO-CH2-CH2-CH3
 D. CH3-COO-CH2-CH3                          và         H-COO-CH2-CH2-CH3.
Câu 734: Hợp chất X chứa các nguyên tố C, H, O. Cứ 3,7 gam hơi chất X chiếm thể tích bằng thể tích của 1,6 gam oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Mặt khác cho 7,4 gam X tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 4,6 gam rượu etylic. Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của X.
A. CH3-COOCH2-CH3 ; B. CH3-CH2-COOCH2-CH3 ;
C. H-COOCH2-CH3 ; D. (COOCH2-CH3)2.
Câu 735: Cho 4,4 gam chất X (C4H8O2) tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ được m1 gam rượu và m2 gam muối. Biết số nguyên tử cacbon trong phân tử rượu và phân tử muối bằng nhau. Hãy chọn cặp giá trị đúng m1, m2.
A. 2,3 g và 4,1 g ; B. 4,6 g và 8,2 g ;
C. 2,3 g và 4,8 g ; D. 4,6 g và 4,1 g .
Câu 736: X là este của một axit cacboxylic đơn chức với rượu etylic. Thuỷ phân hoàn toàn 7,4 gam X người ta đã dùng 125 ml dung dịch NaOH 1 M. Lượng NaOH đó dư 25% so với lí thuyết (lượng cần thiết). Tìm công thức của X.
A. H-COOC2H5 ; B. CH3-COOC2H5 ;
C. C2H5-COOC2H5 ; D. cả A, B, C đều sai.
Câu 737: Đun nóng hỗn hợp axit oxalic với hỗn hợp rượu metylic, rượu etylic (có mặt H2SO4 đặc xúc tác) có thể thu được tối đa bao nhiêu este ?
A. 3 ; B. 4 ; C. 5 ; D. 6.
Câu 738: Có hỗn hợp 2 đồng phân X, Y có công thức phân tử C3H6O2, X, Y có thể là:
A. hoặc 2 este, hoặc 1 axit, 1 este no đơn chức ;
B. hoặc 2 rượu không no, hoặc 1 rượu, 1 ete không no ;
C. hoặc 2 anñehit; hoặc 2 xeton; hoặc 1 anñehit, 1 xeton no ;
D. hai axit.
Câu 739: Hãy chọn đúng những chất nào là este:
CH3-OOC-CH3      (1),            CH3-CH2-Br            (2),            CH3-CH2-O-NO2          (3),
CH3-O-CH2-CH3    (4),           CH3-COCl               (5),            (CH3)2O                        (6),
(CH3O)2O               (7),           (CH3-CH2-O)2SO2   (8),            NH2-CH2-COOC2H5     (9).
A. 1, 2, 3, 9 ; B. 1, 3, 5, 9 ; C. 1, 2, 3, 8, 9 ; D. tất cả 9 chất.
Câu 740: Trong số các phản ứng dưới đây phản ứng nào làm mất tác dụng tẩy rửa của xà phòng trong nước cứng? Hãy chọn đáp án đúng.


1) C15H31COONa + NaCl                             2) C17H35COONa + CaCl2 


3) C15H31COONa + Mg(HCO3)2                  4) C17H35COONa + NaOH 

5) C15H31COONa + CaCO3 
A. 1, 2, 5 ; B. 1, 2, 3, 5 ; C. 2, 3, 5 ; D. 2, 3.
Câu 741: Cho 8,6 gam este X bay hơi thu được 4,48 lít hơi X ở 273oC và 1 atm. Mặt khác cho 8,6 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì thu được 8,2 gam muối. Hãy chọn công thức cấu tạo đúng của X.
A. H-COOCH2-CH=CH2 ; B. CH3-COOCH2-CH3 ;
C. H-COOCH2-CH2-CH3 ; D. CH3-COOCH=CH2.
Câu 742: Este có công thức phân tử C4H6O4, khi tác dụng với dung dịch NaOH chỉ thu được 1 muối và 1 rượu. Vậy công thức cấu tạo của X phải là:


C. CH3OOC-COOCH3                              D. HOOC-CH2-COOCH3.
Câu 743: Cho este X (C4H6O2) phản ứng với dung dịch NaOH theo sơ đồ sau :

                              X + NaOH  muoái Y + anñehit Z
Cho biết khối lượng phân tử của Y nhỏ hơn 70. Hãy chọn công thức cấu tạo đúng của X.
A. CH3-COOCH=CH2 ; B. HCOO-CH=CH-CH3 ;
C. HCOOCH2-CH=CH2 ; D. CH2=CH-COOCH3.
Câu 744: Este X có công thức phân tử C5H8O4, khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 muối và 1 rượu. Hãy chọn công thức cấu tạo đúng của X.
 A.    CH3-OOC-CH2-COOCH3 ;                    B.    HOOC-CH2-CH2-COOCH3 ;


Câu 745: Cho este X (C4H6O2) tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Vậy công thức cấu tạo của X phải là:
A. CH3-COOCH=CH2 ; B. HCOO-CH2-CH=CH2 ;
C. CH2=CH-COOCH3 ; D. HCOO-CH=CH-CH3.
Câu 746: Cho este X (C7H6O2) tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 muối và H2O. Vậy công thức cấu tạo của X phải là:

               
Câu 747: Hỗn hợp M gồm 2 este X, Y là đồng phân của nhau. Khi 1 mol hỗn hợp M ( với tỉ lệ số mol X, Y bất kì) tác dụng với NaOH dư đều thu được tổng khối lượng rượu như nhau. Hãy chọn cặp công thức cấu tạo đúng của X, Y.
A. CH3 – COOC2H5                           và               CH3 – CH2 – COOCH3;
B. HCOOC2H5                                   và               CH3 – COOC2H5;
C. HCOO – CH2 – CH2 – CH3           và               HCOO – CH – (CH3)2;
D. CH2 = CH – COOCH3                   và              CH3 – CH2 – COOCH3.
Câu 748: Cho 89 gam chất béo (R-COO)3C3H5 tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2 M thì thu được bao nhiêu gam xà phòng và bao nhiêu gam glixerol?
A. 61,5 gam xà phòng và 18,5 gam glixerol;
B. 91,8 gam xà phòng và 9,2 gam glixerol;
C. 85 gam xà phòng và 15 gam glixerol;
D. không xác định đựoc vì chưa biết gốc R.

Câu 749: Cho este X (C8H8O2) tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai muối đều có khối lượng phân tử lớn hơn 70. Hãy chọn công thức cấu tạo đúng của X.

               
Câu 750: Chia 7,8 gam hỗn hợp rượu etylic và rượu đồng đẳng R-OH thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với Na (dư) thu được 1,12 lít H2 (đktc). Phần 2 cho tác dụng với 30 gam CH3COOH (có mặt H2SO4 đặc). Tính tổng khối lượng este thu được, biết hiệu suất phản ứng este hoá đều bằng 80%.
A. 6,48 gam;  B. 8,1 gam; 
C. 8,8 gam;  D. không xác định được vì chưa biết gốc R.
Câu 751: Hỗn hợp M gồm 2 este đơn chức X, Y hơn kém nhau 1 nhóm –CH2-. Cho 6,7 gam hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được 7,5 gam hỗn hợp muối. Tìm công thức cấu tạo chính xác của X, Y.
A. CH3–COOC2H5 và H–COO–C2H5 ;
B. CH3–COO–CH=CH2 và H–COO–CH=CH2
C. CH3 – COOC2H5 và CH3 – COOCH3 ;
D. H–COOCH3 và CH3 – COOCH3.
Câu 752: Cho biết hằng số cân bằng của phản ứng este hoá:


                R-COOH + R’-OH  R-COO R’ + H2O ; có Kc = 4
Nếu cho hỗn hợp cùng số mol axit và rượu tác dụng với nhau thì khi phản ứng este hoá đạt tới trạng thái cân bằng thì có bao nhiêu % rượu và axit đã bị este hoá ?
A. 50% ;  B. 66,7% ;  C. 75% ;  D. không có giá trị xác định.
Câu 753: Cho 10,4 gam este X (C4H8O3) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH thì thu được 9,8 gam muối. Công thức cấu tạo đúng của este là:
              A. CH3–COOCH2–CH2–OH;                    B. H–COO–CH2–CH2–CHO ;

            
Câu 754: Ứng với công thức phân tử C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân mạch hở có thể tác dụng được với Na và bao nhiêu đồng phân mạch hở không tác dụng được với Na.
A. 2 và 5 ;  B. 3 và 4 ;  C. 4 và 3 ;  D. 5 và 2 .
CHƯƠNG XVIII: CACBOHIDRAT (GLUXIT)
Câu 755: Hãy chọn các phát biểu đúng về gluxit :
1) tất cả các hợp chất có công thức thực nghiệm (công thức đơn giản nhất) là CH2O đều là gluxit ;
2) khi khử hoàn toàn glucozơ (C6H12O6) thành n-hexan chứng toe glucozơ có mạch cacbon không phân nhánh gồm 6 nguyên tử cacbon ;
3) glucozơ vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá ;
4) glucozơ tác dụng với lượng dư anđehit axetic (CH3CO)2O thu được este chứa 5 gốc CH3COO- chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 nhóm –OH ;
5) khi đốt cháy hoàn toàn glucozơ thu được số mol CO2 bằng số mol H2O ;
6) cứ 1 mol glucozơ tham gia phản ứng tráng gương cho 4 mol Ag.
A. 1, 2, 3, 4 ; B. 2, 3, 4, 5 ; C. 1, 2, 4, 5 ; D. 2, 4, 5, 6.
Câu 756: Có các dung dịch không màu H-COOH, CH3-COOH, glucozơ (C6H12O6), glixerol, C2H5OH, CH3CHO. Dùng những cặp chất nào có thể phân biệt được cả 6 chất.
A. Cu(OH)2, quì tím, AgNO3 trong dung dịch NH3 ;
B. quì tím, NaOH và Ag2O trong dung dịch NH3 ;
C. Cu(OH)2, Ag2O trong dung dịch NH3 và NaOH ;
D. quì  tím, Ag2O trong dung dịch NH3, H2SO4 đặc.
Câu 757: Phản ứng nào chứng tỏ glucozơ có thể tồn tại dưới dạng mạch vòng:
A. oxi hoá glucozơ bằng Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ;
B. oxi hoá glucozơ bằng dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 ;
C. cho glucozơ tác dụng với CH3OH khi có mặt clorua khan (HCl) để thu được metyl glucozit ;
D. khử glucozơ bằng H2 (to, Ni xúc tác).
Câu 758: Phản ứng nào không thể tạo ra glucozơ?

               
                 C. thủy phân mantozơ ;                             D. trùng hợp 3 phân tử CH3CHO.
Câu 759: Để phân biệt 2 dung dịch KI và KCl bằng hồ tinh bột người ta dùng thêm một chất sau đây:
A. O3(ozon) ; B. FeCl3 ;
C. Cl2 hoặc Br2 ; D. không cần dùng chất nào.
Hãy chọn đáp án sai.
Câu 760: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở tính chất nào?
A. tính tan trong nước ; B. phản ứng thuỷ phân ra glucozơ ;
C. phản ứng với dung dịch I2 ; D. phản ứng cháy.
Câu 761: Có 4 gói bột trắng CaCO3, NaCl, SiO2, xenlulozơ. Người ta không thể phân biệt 4 chất đó bằng các thuốc thử sau:
A. dung dịch H2SO4 đặc ; B. dung dịch HCl và AgNO3 ;
C. dung dịch HCl và O2 (đốt cháy) ; D. dung dịch HCl và dung dịch NaOH .
Câu 762: Từ tinh bột hoặc xenlulozơ có thể điều chế cao su Buna theo sơ đồ sau:




(C6H10O5)n  X  Y  Z  Cao su Buna
Hãy chọn các chất X, Y, Z thích hợp.




A.  C6H12O6  C2H5OH  CH2=CH2 




B.  C6H12O6  C2H5OH  CH2=CH-CH=CH2 




C.  C6H12O6  C2H5OH  CH3=CH-CH-CH3




D.  C6H12O6  C2H5OH  CH3-CH2-Cl 
Câu 763: Xenlulozơ điaxetat (chất X) được dùng để sản xuất đế phim ảnh hoặc tơ axetat. Công thức thực nghiệm (CTĐGN) của X là:
A. C10H13O5 ; B. C12H14O7 ; C. C10H14O7 ; D. C12H14O5 .
Câu 764: Cho 36 gam glucozơ tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được bao nhiêu gam bạc kim loại?
A. 43,2 g ; B. 21,6 g ; C. 10,8 g ; D. 5,4 g.
Câu 765: Cho 4,5 kg glucozơ lên men. Hỏi thu được bao nhiêu lít rượu etylic nguyên chất (khối lượng riêng của rượu d = 0,8 g.ml-1) và bao nhiêu lít CO2 (đktc). Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Hãy chọn đáp số đúng.
A. 2,3 lít rượu và 560 lít CO2 ; B. 2,3 lít rượu và 636 lít CO2 ;
C. 2,3 lít rượu và 725 lít CO2 ; D. 2,3 lít rượu và 896 lít CO2 .
Câu 766: Từ 100 kg gạo chứa 81% tinh bột có thể điều chế được bao nhiêu lít rượu etylic nguyên chất (d = 0,8 g.ml-1) và từ rượu nguyên chất đó sản xuất được bao nhiêu lít rượu 46o. Biết hiệu suất đièu chế là 75%. Hãy chọn đáp số đúng.
A. 50,12 lít và 100 lít ; B. 43,123 lít và 93,76 lít ;
C. 43,125 lít và 100 lít ; D. 41,421 lít và 93,76 lít.
Câu 767: Cho sơ đồ biến hoá:


Như vậy X phải là:
A. glucozô ; B. fructozô ; C. xenlulozô ; D. sacarozô.
Câu 768: Cho 360 gam glucozơ lên men thành rượu etylic (giả sử chỉ xảy ra phản ứng tạo thành rượu etylic) và cho tất cả khí cacbonic thoát ra hấp thụ vào dung dịch NaOH dư thì thu được 318 gam Na2CO3. Tính hiệu suất phản ứng lên men rượu. Hãy chọn đáp số đúng.
A. 50% ; B. 62,5% ; C. 75% ; D. 80%.
Câu 769: Cho 360 gam glucozơ lên men thành rượu etylic (giả sử chỉ xảy ra phản ứng tạo thành rượu etylic). Hỏi thu được bao nhiêu ml rượu etylic nguyên chất (d = 0,8 g.ml-1), biết hiệu suất phản ứng là 65%.
A. 132,4 ml ; B. 149,5 ml ; C. 250 ml ; D. 214,8 ml.
Câu 770: So sánh glucozơ và xenlulozơ ta thấy:
A. chúng đều tham gia phản ứng tráng bạc ;
B. chúng đều tan dễ dàng trong nước ;
C. chúng đều tạo được thành nhờ phản ứng quang hợp ;
D. chúng đều là các polime tự nhiên.
Hãy chọn mệnh đề đúng
Câu 771: So sánh tinh bột và xenlulozơ:
A. cả 2 chất đều được tạo thành nhờ phản ứng quang hợp ;
B. cả 2 chất đều thuỷ phân (xúc tác H+) tạo ra glucozơ ;
C. cả 2 chất đều có thể tham gia phản ứng este hoá với HNO3, CH3-COOH ;
D. cả 2 chất đều không tan trong nước.
Hãy chọn mệnh đề sai.
Câu 772: Có 4 gói bột trắng: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Hãy chọn bộ thuốc thử nào để có thể phân biệt được cả 4 chất.
A. nước, dung dịch AgNO3 trong NH3, dung dịch NaOH ;
B. nước, O2 (đốt cháy), dung dịch AgNO3 trong NH3 ;
C. nước, dung dịch AgNO3 trong NH3 , dung dịch I2 ;
D. nước, dung dịch HCl, dung dịch AgNO3 trong NH3.
Câu 773: So sánh tính chất của glucozơ, saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ :
1) cả 4 chất đều dễ tan trong nước do đều có các nhóm –OH ;
2) trừ xenlulozơ, còn glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng gương ;
3) cả 4 chất đều có thể tác dụng với Na vì đều có nhóm –OH ;
4) khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đều thu được số mol CO2 và hơi nước bằng nhau.
Hãy chọn các so sánh sai.
A. 1, 2, 3 ; B. 1, 2, 4 ; C. 2, 3, 4 ; D. 1, 2, 3, 4.
Câu 774: Cho axit nitric đặc (có mặt H2SO4 đặc) tác dụng với các chất sau: glixerin, xenlulozơ, phenol, toluen thu được các sản phẩm có công thức phân tử tương ứng là: C3H5N3O9 (1), (C6H7N3O11)n (2), C6H3N3O7 (3), C7H5N3O6 (4). Những chất nào thuộc loại hợp chất nitro ?
A. 2, 3 ; B. 2, 4 ; C. 2, 4, 5 ; D. 3, 4.
Câu 775: Một loại xenlulozơ có khối lượng phân tử 1.500.000 u (đvC). Hỏi thủy phân hoàn toàn 1 mol xenlulozơ thu được bao nhiêu mol glucozơ?
A. 8627 ; B. 9259 ; C. 12.048 ; D. 12.815.
Câu 776: Cho axit nitric đặc (có mặt H2SO4 đặc) tác dụng với xenlulozơ thu được nhiều este khác nhau trong đó có este X chứa 11,1% N, biết khối lượng phân tử của nhóm mắt xích C6H10O5 là 162. Công thức đúng của este X là:

              
CHƯƠNG XIX : AMIN. AMINO AXIT. PROTEIN
Câu 777: Hãy chọn các phát biểu đúng về amin.
1) amin là một hợp chất được tạo thành do nhóm –NH2 liên kết với gốc hidrocacbon R-
2) amin là hợp chất hữu cơ được tạo thành do thay thế một hoặc nhiều nguyên tử hidro của phân tử amoniac (NH3) bằng một hoặc nhiều gốc hidrocacbon ;
3) tất cả các amin tan tốt trong nước do tạo thành liên kết hidro với nước ;
4) tuỳ theo số nguyên tử H trong phân tử NH3 được thay thế bởi gốc hidrocacbon ta có amin bậc 1, bậc 2, bậc 3 ;
5) tất cả các amin đều tác dụng được với axit để tạo thành muối.
A. 1, 2, 5 ; B. 1, 2, 4, 5 ; C. 2, 4, 5 ; D. 1, 3, 4.
Câu 778: Hãy sắp xếp các chất cho dưới đây theo thứ tự tính bazơ tăng dần (mạnh dần): 


A. (1)<(2)<(3)<(4)<(5)<(7)<(6);  B. (1)<(4)<(7)<(2)<(5)<(3)<(6);
C. (1)<(7)<(4)<(2)<(5)<(3)<(6);  D. (1)<(4)<(7)<(5)<(3)<(2)<(6).
Câu 779: Cho các dung dịch các chất sau đây lần lượt tác dụng với nhau từng đôi một: NH3, (CH3)2NH, HCl, C6H5NH3Cl, FeCl3. Số phản ứng xảy ra là:
A. 4 ; B. 5 ; C. 6 ; D. 7.
Câu 780: Số đồng phân của C4H11N là:
A. 6 ; B. 7 ; C. 8 ; D. 9.


A. iso pentylamin ; B. 4-amino pentan ;
C. metyl butyamin ; D. pentan-2-amin.
Câu 782: So sánh số đồng phân của 3 chất: C4H9Cl (I), C4H10O (II), C4H11N (III) :
A. (I) < (II) = (III) ; B. (I) > (II) > (III) ;
C. (I) < (II) < (III) ; D. (II) < (I) < (III) .
Câu 783: Hãy chọn phát biểu đúng về aminoaxit:
1) tất cả các chất tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH đều là hợp chất lưỡng tính ;
2) aminoaxit là những axit cacboxylic có chứa nhóm chức amin ở gốc hidrocacbon ;
3) trong dung dịch, aminoaxit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực ;
4) tính axit của nhóm –COOH (Ka) của glyxin (NH2-CH2-COOH) mạnh hơn của axit axetic ;
5) điểm đẳng điện (kí hiệu là pHi, isolectric point) là giá trị pH của dung dịch aminoaxit mà ở đó các điện tích trái dấu cân bằng nhau, do đó aminoaxit không bị chuyển dịch trong một điện trường ;
6) các aminoaxit là những tinh thể không màu, có vị hơi ngọt và dễ tan trong nước.
A. 1, 2, 3, 5 ; B. 2, 3, 4, 5, 6 ; C. 1, 2, 4, 6 ; D. tất cả đều đúng.
Câu 784: Hãy sắp xếp nhiệt độ nóng chảy tăng dần của các hợp chất sau: C2H5OH, CH3COOH, CH3-O-CH3, NH2-CH2-COOH, CH3-CH3.
A. C2H5OH < CH3-O-CH3 <  CH3-CH3 < CH3COOH < NH2-CH2-COOH ;
B. CH3-CH3 < CH3-O-CH3 < CH3COOH < C2H5OH < NH2-CH2-COOH ;
C. CH3-CH3 < CH3-O-CH3 < C2H5OH < CH3COOH < NH2-CH2-COOH ;
D. CH3-O-CH3 <  CH3-CH3 < C2H5OH < CH3COOH < NH2-CH2-COOH.
Câu 785: Hãy cho biết Glixin (kí hiệu trong thương mại và trong khoa học là gly) có thể tác dụng với những chất nào trong số các chất sau: HCl, Na2CO3, Cu, NaCl, NaOH, C2H5OH, BaSO4.
A. HCl, Na2CO3, NaOH, C2H5OH ; B. HCl, Cu, NaOH, C2H5OH ;
C. HCl, Na2CO3, NaCl, C2H5OH ; D. HCl, NaOH, C2H5OH.
Câu 786: Có 4 chất cùng công thức phân tử C3H7O2N. Chất nào là hợp chất lưỡng tính và tác dụng được với H2?

               
Câu 787: Có 4 dung dịch không màu: glucozơ, glixerol (glixerin), hồ tinh bột, và lòng trắng trứng. Hãy chọn chất nào trong số các chất cho dưới đây để có thể nhận biết được cả 4 chất ?
A. HNO3 đặc, nóng, to ; B. I2 ; 
C. Ag2O trong dung dịch NH3 ; D. Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH, to.
Câu 788: Có 5 dung dịch không màu :
H-COOH (axit fomic), NH2-CH2-COOH (glyxin), NaI (natri ioñua)


Hãy chọn các cặp thuốc thử để nhận biết được cả 5 chất.
A. HCl và AgNO3 trong NH3 ; B. HCl và BaCl2 ;
C. quì tím và CuSO4 ; D. quì tím và AgNO3 trong NH3.
Câu 789: Khi thuỷ phân hoàn toàn 1 polipeptit ta thu được các aminoaxit X, Y, Z, E, F. Còn khi thuỷ phân 1 phần thì thu được các đi- và tripeptit XE, ZY, EZ, YF, EZY. Hãy chọn thứ tự đúng của aminoaxit tạo thành polipeptit cho trên.
A. X – Z – Y – E – F ; B. X – E – Y – Z – F ;
C. X – E – Z – Y – F ; D. X – Z – Y – F – E.
Câu 790: Tìm công thức phân tử C4H10O2NCl. Đun nóng X với dung dịch NaOH thu được các sản phẩm NaCl, NH2-CH2-COONa và rượu Y. Công thức cấu tạo của X là:
               A. CH3-CH2-COO-CH2-CH3Cl ;                    B. CH3-CH2-OOC-CH2-NH3Cl ;

              
Câu 791: Thuỷ phân hoàn toàn polipeptit sau thu được bao nhiêu aminoaxit ?

             
A. 2 ; B. 3 ; C. 4 ; D. 5.
Câu 792: Tiến hành trùng ngưng hỗn hợp glyxin và alanin. Hỏi có thể thu được tối đa bao nhiêu đipeptit?
A. 2 ; B. 3 ; C. 4 ; D. 5.
Câu 793: Hợp chất X gồm các nguyên tố C, H, O, N với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 24 : 5 : 16 : 14. Biết phân tử X có 2 nguyên tử nitơ. Công thức phân tử của X là:
A. CH4ON2 ; B. C3H8ON2 ; C. C3H8O2N2 ; D. C4H10O2N2.
Câu 794: X là amin đơn chức bậc nhất chứa 23,73% nitơ. Hãy chọn công thức phân tử đúng của X.
A. C3H5 - NH2 ; B. C4H7 - NH2 ; C. C3H7 – NH2 ; D. C5H9 - NH2.
Câu 795: Dung dịch metylamin CH3 – NH2 có thể tác dụng được với những chất nào sau đây: Na2CO3, FeCl3, H2SO4 loãng, CH3 – COOH, C6H5ONa, quì tím.
A. FeCl3, H2SO4 loãng, CH3 – COOH, quì tím ;
B. Na2CO3, FeCl3, H2SO4 loãng, C6H5ONa ;
C. FeCl3, quì tím ;
D. Na2CO3, H2SO4 loaõng, quì tím.
Câu 796: Cho 0,1 mol chất X (C2H8O3N2, M = 108) tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh giấy quì tím tẩm ướt và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Hãy chọn giá trị đúng của m.
A. 5,7 g ; B. 12,5 g ; C. 15 g ; D. C5H9O2N.
Câu 797: Hãy chọn công thức sai trong số các công thức cho dưới đây của các aminoaxit.
A.C4H9NO2 ; B. C4H8O2N ; C. C5H9O2N ; D. C5H12O2N2.
Câu 798: Cho biết glyxin có pKa1 = 2,35 ; pKa2 = 9,78. Hỏi dung dịch glyxin (trong nước) có:
A. pH > 7 ; B. pH = 7 ;
C. pH < 7 ; D. không xác định được, tuỳ nồng độ.
Hãy chọn đáp án đúng.
Câu 799: Công thức cấu tạo của lisin như sau:


Cho một ít quì tím vào dung dịch lisin trong nước, quì tím có màu gì?
A. đỏ ; B. không đổi màu ;
C. xanh ; D. không xác định được, tuỳ nồng độ.

Câu 800: X là một -aminoaxit chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm – NH2. Cho 9,8 gam X tác dụng với dung dịch HCl. Sau đó cô cạn dung dịch thì thu được 12,55 gam muối khan. Công thức đúng của X là:

              

Câu 801: X là một -aminoaxit chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm – NH2. Cho 9,8 gam X tác dụng với 200 ml dung dịch HCl. 1 M. Thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 1 M. Công thức đúng của X là:

              
Câu 802: So sánh các tính chất của axit axetic và axit aminoaxetic (glyxin)
1) cả 2 axit đều atn tốt trong nước ;
2) nhiệt độ nóng chảy của axit axetic cao hơn glyxin do có liên kết hiđro rất bền giữa 2 phân tử axit axetic ;
3) tính axit của nhóm – COOH trong glyxin mạnh hơn trong axit axetic do – NH2 là nhóm hút electron ;
4) cả 2 axit đều có thể tham gia phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng ;
5) cả 2 axit đều có thể tham gia phản ứng este hoá, ví dụ với rượu etylic.
Hãy chọn các phát biểu sai.
A. 1, 2 ; B. 2, 4 ; C. 1, 2, 4 ; D. 2, 3, 4.
Câu 803: Aminoaxit X chứa 1 nhóm –COOH và 2 nhóm – NH2. Cho 1 mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 154 gam muối. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của X.


Câu 804: Aminoaxit Y chứa 1 nhóm –COOH và 2 nhóm – NH2. Cho 1 mol Y tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 205 gam muối khan. Tìm công thức phân tử của Y.
A. C4H10N2O2 ; B. C5H12N2O2 ; C. C6H14N2O2 ; D. C5H10N2O2.
Câu 805: Aminoaxit X chứa a nhóm –COOH và b nhóm – NH2. Cho 1 mol X tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 169,5 gam muối. Cho 1 mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH thu đươc 177 gam muối. Tìm công thức phân tử của X.
A. C3H7NO2 ; B. C4H7NO4 ; C. C4H6N2O2 ; D. C5H7NO2.
CHƯƠNG XX : POLIME
Câu 806: Hãy chọn các mệnh đề đúng về polime:
1) polime là những chất có khối lượng phân tử rất lớn (vô cơ cũng như hữu cơ) ;
2) khi clo hóa PE (polietylen) ta không thể thu được Polime có cấu tạo điều hoà kiểu PVC ;
3) polime là những chất có khối lượng phân tử rất lớn (thường từ vài nghìn đến vài triệu u – đvC) do nhiều đơn vị nhỏ gọi là mắt xích (monome) liên kết lại với nhau tạo thành ;
4) các polime là chất rắn không tan trong nước, không có nhiệt độ nóng chảy xác định, không bay hơi ;
5) có 2 loại Polime: tự nhiên như xenlulozơ và tổng hợp như PE, PVC...
A. cả 5 mệnh đề ; B. 1, 3, 4 ; C. 1, 2, 3, 4 ; D. 2, 3, 4, 5.
Câu 807: Hãy cho biết mệnh đề nào sai?
A. hệ số Polime hoá ( hay độ Polime hoá, hệ số trùng hợp, hệ số trùng ngưng) n càng lớn thì khối lượng phân tử của Polime càng lớn ;
B. nhiều Polime được điều chế nhờ phản ứng trùng hợp, đồng trùng hợp, trùng ngưng ;
C. trong các phản ứng hoá học có nhiều Polime vẫn giữ nguyên mạch cacbon, nhưng cũng có những Polime bị thay đổi mạch cacbon ;
D. tuỳ theo điều kiện phản ứng, tất cả các hợp chất đơn chức cũng có thể trùng hợp thành Polime.
Câu 808: Hãy ghép công thức ở cột trái với tên polime ở cột phải để được 5 câu đúng về phương diện hoá học.

             
A. 1 + d                  2 + b                3 + c                 4 + a                  5 + e ;
B. 1 + d                  2 + c                3 + b                 4 + e                  5 + a ;                                                                   
C. 1 + d                  2 + c                3 + e                 4 + b                  5 + a ;
D. 1 + d                  2 + c                3 + a                 4 + e                  5 + b .
Câu 809: Hãy chọn các chất có thể trùng hợp hoặc trùng ngưng thành polime:
CH3-COOH (1),     CH2 = CH – COOH (2),      NH2 – R – COOH (3),      HCHO (4),
HO – CH2 – CH2 – OH (5), C6H5 – NH2 (6),


A. 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; B. 9 chất, trừ (CH3)2CO3 ;
C. 1, 2, 3, 4, 7, 9 ; D. 2, 3, 4, 5, 8, 9 .
Câu 810: Hãy chọn monome tạo ra polime sau: 

                                 
A. CH2 = CH2 và CH3 – COOH ; B. CH2 = CH – COOH ;
C. CH3 – COO – CH = CH2 ; D. cả A, B đều sai.
Câu 811: Hãy tìm 2 monome thích hợp để tiến hành phản ứng đồng trùng hợp thành copolime sau:

                           

               
Câu 812: Poli (vinyl ancol) là polime được điều chế nhờ phản ứng trùng hợp của monome nào sau đây?
A. CH2 = CH – COOCH3 ; B. CH2 = CH – OCO – CH3 ;
C. CH2 = CH – COOC2H5 ; D. A, B, C ñeàu sai.
Câu 813: Teflon (poli(tetrafloetilen)) (-CF2 – CF2- )n là một polime tuyệt diệu nó thuộc loại polime nhiệt dẻo, rất bền với hoá chất (kể cả HNO3) rất bền nhiệt (có thể chịu nhiệt tới 400 – 500oC), có ứng dụng rất rộng rãi đa dạng; trong cuộc sống thường ngày, đó là chảo không dính chẳng hạn. Teflon được điều chế theo sơ đồ sau:

                  
KLPT của X là 86,5; mỗi phân tử chứa một nguyên tử C và nguyên tử H, phần còn lại là F và Cl; KLPT của Y là 100, chỉ chứa C và F. Hãy chọn đúng các cặp chất X, Y :
A. CHF2Cl và C2F6 ;  B. CHFCl2 và C2F4 ;
C. CHF2Cl và C2F4 ;  D. CHFCl2 và C2F6 .
Câu 814: Lấy 1,68.103 m3 axetilen (đktc) điều chế thành C2H4 (to, Pd, xt) sau đó trùng hợp thành PE. Tính khối lượng PE thu được biết hiệu suất mỗi giai đoạn phản ứng là 60% :
A. 756 kg ;   B. 800 kg ;   C. 825 kg ;   D. 868 kg .
Câu 815: Lấy 1,68.103 m3 axetilen (đktc). Cho tác dụng với HCl (to, xt, HgCl2) để điều chế vinyl clorua, sau đó trùng hợp thành PVC. Tính khối lượng PVC thu được, biết hiệu suất mỗi giai đoạn phản ứng là 75%:
A. 1338 kg ; B. 1566 kg ; C. 2010 kg ; D. 2637 kg.
Câu 816: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su Buna-N chứa 8,69% nitơ. Tính tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su:
A. 1 : 2 ; B. 1 : 1 ; C. 2 : 1 ; D. 3 :1.
Câu 817: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hidrocacbon X thu được 1,12 lit khí CO2 (đktc) và 7,2 gam nước. X có thể được điều chế từ isopentan (sản phẩm cracking dầu mỏ) và có thể trùng hợp thành cao su. Hãy chọn công thức cấu tạo của X.

              
Câu 818: Khi clo hoá PVC người ta thu được 1 loại tơ clỏin chứa 66,77% clo. Hỏi trong bình có bao nhiêu mắt xích PVC tác dụng với 1 phân tử Cl2.




A.  1 ;   B.  2 ;C.  2,5 ;   D.  3 .
Câu 819: Cao su buna-S được điều chế nhờ loại phản ứng  nào:
A. trùng hợp;   B. cộng hợp ;   C. trùng ngưng ;   D. đồng trùng hợp.
Câu 820: Cao su buna có thể diều chế từ các nguyên liệu tự nhiên theo các sơ đồ sau:




1)CH4  C2H2  C4H4  C4H6  cao su buna;





2)CH4  C2H2  CH3-CHO  C2H5OH  C4H6  cao su buna;






3)CaCO3  CaO  CaC2  C2H2  C4H4  C4H6  cao su buna;




4)(C6H10O5)n  C6H12O6  C2H5OH  C4H6  cao su buna;




5)Dầu mỏ  C4H10 + C4H8  C4H8  C4H6  cao su buna.
Hãy chọn các sơ đồ đúng.
A. 1, 3, 5 ;   B. 1, 3, 4, 5 ;   C. 1, 2, 4 ;D. cả 5 sơ đồ trên.
Câu 821: Trong số các chất cho dưới đây, những chất nào có thể tham gia phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng thành polime:
Glyxin (1), etylenglicol (2), axit acrylic (3), phenol (4), etanal (5), axit terephalic

(6), fomanñehit (7), etanol (8).
A. 1, 3, 6, 7 ; B. 1, 2, 3, 6, 8 ;
C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; D. 1, 2, 3, 5, 7.
Câu 822: Trong số các polime cho dưới đây polime nào không phải là polime tổng hợp:
A. poli(vinyl clorua), PVC ; B. tô capron ;
C. tô xenlulozô axetat ; D. polistren, PS.
Câu 823: Polime nào dưới đây được điều chế không phải nhờ phản ứng trùng hợp:
A. poli(vinyl clorua), PVC ; B. polistren, PS ;
C. poli (axit acrilic) ; D. tô nilon - 6,6 (Poli( hexametylenañipamit)).
Câu 824: Hãy chọn công thức đúng của thuỷ tinh hữu cơ plexiglat:

              
Câu 825: Tơ capron ( - NH – (CH2)5 – CO - )n được điều chế nhờ loại phản ứng gì?
A. trùng ngưng ; B. cộng hợp ;
C. trùng hợp ; D. cả A và C.
Câu 826: Trong các loại phản ứng cho dưới đây, phản ứng nào mạch polime bị cắt ra?

A. cao su isopren + n HCl ;

B. clo hoá PVC điều chế tô clorin PVC + Cl2 ;

C. thuỷ phân tô capron ( - NH – (CH2)5 – CO - )n + H2O ;
D. thuỷ phân poli (vinyl axetat).
Câu 827: Trong các polime sau, polime nào có cấu tạo mạng không gian?
A. thuỷ tinh hữu cơ plexiglat ; B. cao su lưu ( lưu huỳnh) hoá ;
C. cao su isopren ; D. tô capron.
Câu 828: Tiến hành trùng hợp 20,8 gam stiren. Hỗn hợp thu được sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch Br2 0,2 M. Tính % stiren đã tham gia phản ứng trùng hợp.
A. 25% ; B. 50% ; C. 60% ; D. 75%.
Câu 829: Khi trùng hợp etilen ở điều kiện áp suất cao người ta thu được một loại polietilen PE có khối lượng phân tử trung bình 100.000 u (đvC). Như vậy hệ số polime hoá hya hệ số trùng hợp là bao nhiêu?




A.  2142 ; B.  3571 ; C.  3609 ; D.  3915.
Câu 830: Monome nào trùng hợp thành PVC?

              
Câu 831: Cho biết khối lượng phân tử của PVC là 400.000. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử clo trong 1 phân tử PVC?
A. 5000 ; B. 3550 ; C. 4500 ; D. 6400.
Câu 832: Hỏi trong 1 kg gạo chứa 81% tinh bột có bao nhiêu mắt xích – C6H10O5 - ?




A. 3,011 1023 ; B. 6,022  1023 ; C. 3,011  1024 ; D. 6,022  104.
CHƯƠNG XXI: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Câu 833: Hãy cho biết phát biểu sai về kim loại.
A. ở nhiệt độ thường, kim loại là chất rắn, trừ Hg là chất lỏng ;
B. kim loại có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, dễ dát mỏng, kéo dài ;
C. có một số kim loại lưỡng tính như Al, Zn ;
D. trong các phản ứng hoá học kim loại luôn luôn đóng vai trò chất khử ;
Câu 834: Hãy sắp xếp các kim loại sau đaay theo thứ tự nhiệt độ nóng chảy tăng dần: Fe, W, Hg, Na, Mg.
A. Fe < Na < Hg < Mg < W ;   B. Hg < Mg < Fe < Na < W ;
B. Na < Hg < Mg < Fe < W ;   D. Hg < Na < Mg < Fe < W.
Câu 835: Hãy sắp xếp các kim loại sau theo tính khử giảm dần: Hg, Au, Sn, Mg, K.
A. Hg > Au > Cu > Sn > Mg > K ;   B. K > Mg > Sn > Cu > Au > Hg ;
B. K > Mg > Sn > Hg > Au > Cu ;   D. K > Mg > Sn > Cu > Hg > Au .
Câu 836: Hãy chọn phát biểu đúng về kim loại:
1) các kim loại kiềm là chất khử mạnh, còn Ag, Au là chất khử yếu ;
2) các kim loại có tính dẫn nhiệt, dẫn điện tốt, tính dẻo (dễ nát mỏng, kéo dài), ánh kim (bề mặt nhẵn bóng) lá do sự chuyển động của các electron tự do ;
3) một số kim loại như Al, Zn, Sn, Pb, tan được trong dung dịch kiềm. Chúng là những kim loại luỡng tính ;
4) các nguyên tử kim loại thường có 1, 2, 3 electron ở lớp electron ngoài cùng ;
5) kim laọi không bao giờ thu electron để trở thành ion âm .
Câu 837: Cho các kim loại Cu, Cr, Al, Na. Hãy sắp xếp các kim loại đó theo độ cứng giảm dần.
A. Cu > Cr > Al > Na ;   B. Al > Cu > Cr > Na ;
C. Cr > Cu > Al > Na ;   D. Cr > Cu > Na > Al .
Câu 838: Cho các kim loại Fe, Mg, Al, Na, Hg, Pb, Au. Hãy chọn đúng các kim loại nặng:
A. Fe, Hg, Pb, Au ;   B. Fe, Mg, Pb, Au ;
C. Hg, Pb, Au, Al ;   D. tất cả các kim loại .
Câu 839: Cho các kim loại Al, Fe, Na, Pb, Au, Ag. Hỏi kim loại nào dẻo nhất ( dễ nát mỏng, kéo dài nhất) ?
A. Al;   B. Pb ;   C. Na ;   D. Au .
Câu 840: Thuỷ ngân kim loại vì dễ hoà tan nhiều nhiều kim loại tạo thành cái gọi là “hỗn hống” (dung dịch kim loại Na, Al, Au...tan trong thuỷ ngân kim loại lỏng). Nếu Hg bị lẫn một ít tạp chất kim loại như Mg, Cu, Zn, Fe. Hãy chọn chất tốt nhất để thu được Hg tinh khiết.
A. dung dịch HCl ;   B. dung dịch AgNO3 ;
C. dung dich HNO3 ;   D. dung dịch Hg(NO3)2 .
Câu 841: Các nguyên tử kim loại có xu hướng nào?
A. tạo thanh liên kết cộng hoá trị với phi kim ;
B. mất electron đê trở thành cation ;
C. thu electron để trở thành anion ;
D. liên kết với nhau để có cấu hình electron của khí hiếm .
Hãy chọn xu hướng đúng.
Câu 842: Những nhóm kim laọi nào dưới đây có thể hoà tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội .
A. Mg, Al, Zn ;   B. Mg, Zn, Cu, Fe ;
C. Mg, Zn, Cu, Ag ;   D. Al, Zn, Fe, Cu .
Câu 843: Cho các phản ứng: 


1) Zn + AgNO3  ;                          2) Fe + H2SO4 đặc, nguội  ;


3) Al + HNO3 đặc, nguội  ;          4) Ag + CuCl2  ;


5) Ni + FeCl3  ;                             6) Mg + HNO3 rất loãng  .
Các phản ứng không xảy ra gồm :
A. 4, 5, 6 ;   B. 2, 4, 6 ;   C. 2, 3, 5 ;   D. 2, 3, 4 .
Câu 844: Điện phân nóng chảy một muối clorua của kim loại X. Người ta nhận thấy khi ở catốt thoát ra 5,4 gam kim loại thì ở anốt bay ra 6,72 lít Cl2 (đktc). X là kim loại gì?
A. K ; B. Ca ; C. Al ; D. Fe.
Câu 845: Nếu khi điện phân dung dịch CuSO4 (dư) mà ở catốt thu được 3,2 gam kim loại thì ở anốt thu được bao nhiêu lít khí?
A. 1,68 lít ; B. 1,12 lít ; C. 0,896 lít ; D. 0,56 lít.
Câu 846: Trong quá trình ăn mòn hoá học các kim loại, phản ứng gì xảy ra?
A. phản ứng trao đổi proton ; B. phản ứng hoá hợp ;
C. phản ứng phân huỷ ; D. phản ứng oxi hoá-khử.
Câu 847: Từ CaCO3 có thể điều chế Ca bằng các cách sau:
A. nung CaCO3 thành CaO, rồi khử CaO bằng CO (to) ;
B. nung CaCO3 thành CaO, rồi khử CaO bằng H2 (to) ;
C. hoà tan CaCO3 bằng dung dịch HCl thành dung dịch CaCl2 rồi điện phân dung dịch CaCl2 ;
D. hoà tan CaCO3 bằng dung dịch HCl, sau đó cô cạn dung dịch và lấy CaCl2 khan đem điện phân nóng chảy.
Hãy chọn phương án điều chế đúng nhất.
Câu 848: Từ CuS có thể điều chế Cu bằng các cách:
A. hoà tan CuS bằng dung dịch HCl, rồi điện phân dung dịch CuCl2 ;
B. hoà tan CuS bằng dung dịch HCl, sau đó cô cạn lấy CuCl2 khan đem điện phân nóng chảy ;
C. đốt cháy CuS thành CuO và SO2, sau đó khử CuO bằng CO (to);
D. hoà tan CuS bằng dung dịch HCl sau đó dùng Fe đẩy đồng khỏi dung dịch.
Câu 849: Từ Al2O3 có thể điều chế Al bằng các cách:
A. điện phân nóng chảy Al2O3 ;
B. điện phân nóng chảy Al2O3 khi có mặt criolit ;
C. khử Al2O3 bằng CO, H2 (to) ;
D. hoà tan Al2O3 bằng dung dịch HCl, rồi điện phân dung dịch AlCl3 ;
Hãy chọn phương pháp tốt nhất.
Câu 850: Từ Na2SO4 có thể điều chế Na bằng các cách:
A. dùng K đẩy Na khỏi dung dịch Na2SO4 ;
B. điện phân dung dịch Na2SO4 (có màng ngăn xốp) ;
C. nhiệt phân Na2SO4 thành Na2O và SO3 rồi khử Na2O bằng CO, H2 hoặc Al (to) ;
D. hoà tan Na2SO4 vào nước, sau đó cho tác dụng với BaCl2 (hoặc Ba(OH)2), cô cạn dung dịch NaCl ( hoặc NaOH) thu lấy NaCl khan ( hoặc NaOH khan) đem điện phân nóng chảy.
Câu 851: Sản phẩm điện phân NaOH nóng chảy là:
A. Na, O2 và H2O ; B. Na, H2 và O2 ;
C. Na, H2 và H2O ; D. Na, H2, O2 và H2O.
Câu 852: Có thể điều chế Ca bằng các phương pháp nào?
A. dùng Na đẩy Ca khỏi CaCl2 nóng chảy ;
B. dùng CO (hoặc H2 ) khử CaO ở nhiệt độ rất cao ;
C. nhiệt phân CaO ở nhiệt độ rất cao ;
D. điện phân nóng chảy CaCl2.
Câu 853: Từ đồng kim loại có thể điều chế CuCl2 theo các cách :
A. cho Cu tác dụng trực tiếp với Cl2 ;
B. hoà tan Cu bằng dung dịch HCl khi có mặt O2 (sục không khí);
C. cho Cu tác dụng với dung dịch HgCl2 ;
D. cho Cu tác dụng với AgCl.
Cách nào sai?
Câu 854: Hãy chọn thứ tự đúng của các dãy điện hoá dưới đây:(chiều tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại)
A. Na+/Na   Fe2+/Fe   Al3+/Al   Cu2+/Cu    Ag+/Ag     Fe3+/Fe2+ ;
B. Na+/Na   Al3+/Al   Fe2+/Fe   Fe3+/Fe2+  Cu2+/Cu    Ag+/Ag ;
C. Na+/Na   Al3+/Al   Fe2+/Fe   Cu2+/Cu    Fe3+/Fe2+  Ag+/Ag ;
D. Na+/Na   Fe2+/Fe   Al3+/Al   Cu2+/Cu    Fe3+/Fe2+  Ag+/Ag ;
Câu 855: Nhúng một thanh kim loại vào dung dịch CuSO4 có các hiện tượng sau
A. không thấy bọt khí thoát ra;   B. màu xanh của dung dịch nhạt dần;
C. có đồng màu dỏ bám vào thanh nhôm;   D. thanh Al tan ra và có khí thoát ra.
Hiện tượng nào sai ? 
Câu 856: Điều khẳng định nào sau không đúng ?
A. không thể dùng Na để đẩy nhôm khỏi AlCl3 nóng chảy ;
B. có thể hoà tan Al bằng dung dịch HCl (hoặc NaOH) ;
C. có thể điện phân AlCl3 dể lấy Al kim loại ;
D. không thể dùng Na kim loại để đẩy Al khỏi dung dịch AlCl3 .
Câu 857: Dung dịch FeCl3 không thể hoà tan được kim loại nào ?
A. Cu ;   B. Fe ;   C. Ni ;   D. Pt .
Câu 858: Có thể điều chế Ag từ AgNO3 bằng cách sau:
A. dùng kim loại hoạt động hơn (Cu, Zn...) để đẩy Ag khỏi dung dịch AgNO3 ;
B. điện phân dung dịch AgNO3 ;
C. nhiệt phân AgNO3 ở nhiệt độ cao ;
D. dùng dung dịch HCl hoặc NaOH .
Cách nào sai ?
Câu 859: Cách đơn giản nhất để lấy Ag từ Ag2O là:
A. nhiệt phân Ag2O ;   B. khử Ag2O bằng CO, H2 ở nhiệt độ cao ;
C. dùng phương pháp nhiệt nhôm ;   D. dùng dung dịch HCl .
Câu 860: Có thể điện phân dung dịch muối clorua để điều chế các kim loại nào dưới đây ?
A. Ag, Cu, Hg ;   B. Cu, Al, Fe ;
C. Cu, Fe, Ni ;   D. Ca, Cu, Fe .
Câu 861: Hoà tan hoàn toàn 1,35 gam kim loại X bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,68 lít H2 (đktc) . Kim loại X là: 
A. Cu ;   B. Fe ;   C. Al ;   D. Mg .
Câu 862: Cho một luồng Co đi qua ống sứ đựng 20 gam bột CuO đun nóng. Sau một thời gian thấy khối lượng chất rắn trong ống sứ còn lại 16,8 gam. Phần trăm CuO dã bị khử là:
A. 50% ;   B. 62,5% ;   C. 80% ;   D. 81,5% .
Câu 863: Cho 10 gam bột sắt vào 500 ml dung dịch FeCl3 x mol/l. Khuấy đều đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bột sắt còn lại 8,6 gam. Giá trị của x là:
A. 0,25M ;   B. 0,2M ;   C. 0,1M ;   D. 0,05M .
Câu 864: Có 5 mẫu kim loại màu sáng bạc: Ba, Mg, Al, Fe, Ag. Dùng thuốc thử nào tốt nhất để có thể nhận biết được cả 5 kim loại ?
A. dung dịch NaOH ;   B. dung dịch H2SO4 loãng ;
C. dung dịch FeCl3 ;   D. dung dịch HCl .
Câu 865: Cho hỗn hợp chứa x mol Mg, y mol Fe vào dung dịch chứa z mol CuSO4. Sau khi kết thúc phản ứng người ta thấy trong dung dịch có mặt cả 3 kim loại. Muốn thoả mãn điều kiện đó thì :
A. x < y < z ;   B. z = x + y ;   C. z > x + y ;   D. y = x + z .
Câu 866: Cho hỗn hợp chứa x mol Mg, y mol Fe vào dung dịch chứa z mol CuSO4. Sau khi kết thúc phản ứng người ta thấy trong dung dịch có mặt cả 2 kim loại. Muốn thoả mãn điều kiện đó thì :


A. z  x ;   B. x  z < x + y ;   C.x < z < y ;   D. z=x + y .
Câu 867: Nhúng thanh nhôm nặng 50 gam vào 100 ml dung dịch CuSO4  0,6 m. Sau một thời gian phản ứng, khi nồng độ CuSO4 còn lại một nửa (tức 0,3 m), lấy thanh Al ra cân nặng x gam. Giả sử tất cả Cu tan ra đều bám vào thanh Al. Tính x.
A. 50,8 g ;   B. 51,38 g ;   C. 55,24 g ;   D. 56 g .
Câu 868: Để hoà tan hoàn toàn 3,9 gam kim loại X cần dùng V ml dung dịch HCl và có 1,344 lít H2 bay ra (đktc). Mặt khác để hoà tan 3,2 g oxit kim loại Y cũng cần V ml dung dịch HCl cho trên. Hỏi X, Y là các kim loại gì ?
A. X là Mg, Y là Fe ;   B. X là Al, Y là Cu ;
C. X là Zn, Y là Fe ;   D. X là Al, Y là Fe .
Câu 869: Những đồ vật làm bằng kim loại nào dưới đây không bi han rỉ trong không khí nhờ màng oxit bảo vệ?
A. Mg và Cu ;   B. Al và Fe ;   C. Al và Zn ;   D. Zn và Fe .
Câu 870: khử hoàn toàn 8,12 gam FexOy bằng CO, sau đó hoà tan Fe tạo thành bằng dung dịch HCl dư thu được 2,352 lít H2 (đktc). Công thức của sắt oxit là:
A. FeO ;   B. Fe2O3 ;   C. Fe3O4 ;   D. cả A, B, C, đều sai.
Câu 871: Hoà tan 3,2 gam õit M2Ox bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch muối sunfat 12,9 %. Công thức của Oxit M2Ox là:
A. Al2O3 ;   B. Cr2O3 ;   C. Mn2O3 ;   D. Fe2O3 .
Câu 872: Hoà tan hoàn toàn p gam kim loại R bằng dunh dịch HCl thu được V lít H2 (đktc). Mặt hoà tan hoàn toàn p gam kim loại R bằng dunh dịch HNO3 thu được cũng V lít NO (đktc). Hãy cho biết tỷ lệ hoá trị của kim loại R trong muối nitrat (m) và trong muối clorua (n). Tỷ lệ đó là:
A. m:n = 1:1 ;   B. m:n = 2:3 ;   C. m:n = 3:2 ;   D. m:n = 2:1.
CHƯƠNG XXXII : KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM 
Câu 873: Xođa Na2CO3.nH2O  chứa 72,72% oxi. Vậy n có gia trị là:
A. 6 ;   B. 8 ;   C. 10 ;   D. 12 .
Câu 874: X là một loại đá vôi chứa 80% CaCO3, phần còn lại là tạp chất trơ. Nung 50 gam X một thời gian thu được 39 gam chất rắn. Như vậy, %CaCO3 đã bị phân huỷ là:
A. 50,5% ;   B. 60% ;   C. 62,5% ;   D. 65% .
Câu 875: Hoà tan hoàn toàn 15 gam CaCO3  bằng dung dịch HCl và cho khí thoát ra hấp thụ hết vào 500ml dung dịch NaOH 0,4 M được dung dịch X. Cho lượng dư dung dịch BaCl2 vào dung dịch X có m gam kết tủa. Khối lượng kết tủa m nặng :
A. 7,25 g ;   B. 17,49 g ;    C. 29,55 g ;   D. 9,85 g .
Câu 876: Hãy chọn mệnh đề sai :
A. canxi sunfat tan ít trong nước ;
B. bari sunfat không tan trong các dung dịch HCl, HNO3 ;
C. nhôm cacbonat không tan trong nước ;
D. megie cacbonat không tan trong dung dịch NaOH .
Câu 877: Cho 4,48 lít CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 500ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,2 M thu được m gam kết tủa. Giá trị đúng của m là:
A. 9,85 g ;   B. 15,2 g ;   C. 19,7 g ;   D. 20,4 g .
Câu 878: Trộn 200 gam dung dịch BaCl2 2,08% với 40 gam dung dịch H2SO4 4,9% thu được x gam kết tủa và dung dịch Y nồng độ y%. Cặp giá trị x,y đúng là :
A. x = 2,32g   y = 0,62% ;   B. x = 2,33g   y = 0,94% ;
C. x = 4,66g   y = 0,62% ;   D. x = 4,66g   y = 1,24% .
Câu 879: Có 500ml dung dịch Ca(OH)2 0,02 M. Cho khí CO2 hất thụ từ từ vào dung dịch đó. Số mol kết tủa CaCO3 biến đổi theo sơ đồ số mol CO2 bị hấp thụ được biểu diễn trên các hình vẽ. Chọn hình vẽ đúng.


Câu 880: Cho 3,36 lít CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 575 ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/l thu được 15,76 gam kết tủa. Vậy a có giá trị đúng là:
A. 0,18 M ; B. 0,2 M ; C. 0,25 M ; D. 0,30 M.
Câu 881: Hoà tan 20 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hoá trị I và II bằng lượng dư dung dịch HCl thu được dung dịch X và 4,48 lít CO2 (đktc). Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là:
A. 16,8 g ; B. 22,2 g ; C. 28,0 g ; D. 33,6 g .

Câu 882: Cho phản ứng hoá hợp: nMgO + mP2O5  X
Biết rằng trong X, Mg chiếm 21,6% khối lượng và công thức phân tử trùng công thức đơn giản nhất. Hãy chọn công thức phân tử đúng.
A. Mg3(PO4)2 ; B. Mg3(PO4)3 ; C. Mg2P4O7 ; D. Mg2P2O7.
Câu 883: Hoà tan 3,94 gam BaCO3 bằng 500 ml dung dịch HCl 0,4 M. Thể tích dung dịch NaOH để trung hoà lương axit dư bằng:
A. 180 ml ; B. 200 ml ; C. 320 ml ; D. 400 ml.
Câu 884: Trộn 50 ml dung dịch HNO3 x mol/l với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M thu được dung dịch X. Để trung hoà lượng bazơ dư trong X cần 100 ml HCl 0,1 M. Hãy chọn giá trị đúng của x:
A. 0,5 M ; B. 0,75 M ; C. 1,0 M ; D. 1,5 M.
Câu 885: Một loại đá chứa 80% CaCO3, phần còn lại là tạp chất trơ. Nung đá tới phản ứng hoàn toàn (tới khối lượng không đổi) thu được chất rắn R. Vậy % khối lượng của CaO trong R bằng:
A. 62,5% ; B. 69,14% ; C. 70,22% ; D. 73,06%.
Câu 886: Dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH a mol/l và Ba(OH)2 b mol/l. Để trung hoà 50 ml dung dịch X cần 60 ml dung dịch HCl 0,1 M. Mặt khác cho một lượng dư Na2CO3 vào 100 ml dung dịch X thấy tạo thành 0,394 gam kết tủa. Hãy chọn cặp giá trị đúng của a và b.
A. a = 0,10 M      b  = 0,01 M ; B. a = 0,10 M      b  = 0,08 M ;
C. a = 0,08 M      b  = 0,01 M ; D. a = 0,08 M      b  = 0,02 M .
Câu 887: Hãy chọn phương pháp đúng để điều chế canxi kim loại:
A. nhiệt phân CaCO3 ở nhiệt độ cao ;
B. khử CaO bằng H2 ở nhiệt độ cao ;
C. điện phân nóng chảy CaCl2 ;
D. điện phân dung dịch CaCl2 (có màng ngăn xốp).
Câu 888: Hãy chọn phương pháp đúng để điều chế natri kim loại:
1) điện phân nóng chảy NaCl ;
2) điện phân dung dịch NaCl (có màng ngăn xốp) m ;
3) điện phân nóng chảy NaOH ;
4) khử Na2O ở nhiệt độ cao bằng H2.
A. 1 và 2 ; B. 1 và 3 ; C. 1 và 4 ; D. 2 và 4.
Câu 889: Hãy chọn phương pháp đúng để điều chế nhôm kim loại:
1) nhiệt phân Al2O3 ;
2) khử Al2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao ;
3) điện phân nóng chảy Al2O3 khi có mặt criolit ;  
4) điện phân nóng chảy AlCl3 ;
A. 3 và 4 ; B. 1, 3 và 4 ; C. 1, 2 và 3 ; D. 3.
Câu 890: X là dung dịch chứa 0,1 mol AlCl3. Y là dung dịch chứa 0,32 mol NaOH. Đổ từ từ Y vào X. Khối lượng kết tủa Y thu được sau khi đổ hết Y vào X là:
A. 7,80 g ; B. 7,12 g ; C. 6,24 g ; D. 3,12 g .
Câu 891: X là dung dịch chứa 0,1 mol AlCl3. Y là dung dịch chứa 0,32 mol NaOH. Đổ từ từ X vào Y. Khối lượng kết tủa Y thu được sau khi đổ hết X vào Y là:
A. 6,24 g ; B. 7,80 g ; C. 3,12 g ; D. 7,12 g .
Câu 892: X là dung dịch AlCl3. Y là dung dịch NaOH 2 M. Thêm 150 ml dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml dung dịch X, khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 7,8 gam kết tủa. Thêm tiếp vào cốc 100 ml dung dịch Y, khuấy đều tới kết thúc các phản ứng thấy trong cốc có 10,92 gam kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch X bằng:
A. 3,2 M ; B. 2,0 M ; C. 1,6 M ; D. 1,0 M.
Câu 893: X là dung dịch AlCl3. Y là dung dịch NaOH 1 M. Thêm 240 ml dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml dung dịch X, khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 6,24 gam kết tủa. Thêm tiếp vào cốc 100 ml dung dịch Y, khuấy đều tới kết thúc các phản ứng thấy trong cốc có 4,68 gam kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch X bằng:
A. 1,0 M ; B. 1,2 M ; C. 1,5 M ; D. 1,6 M.
Câu 894: Cho một miếng Al nặng 10,8 gam vào 400 ml dung dịch HCl a mol/l. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn (ngừng thoát khí) thấy còn lại 2,7 gam Al.
Vậy a có giá trị bằng:
A. 1,81 M ; B. 2,04 M ; C. 2,15 M ; D. 2,25 M.
Câu 895: Có 50 ml dung dịch AlCl3 0,2 M. Thêm dần dần dung dịch NaOH vào dung dịch đó. Số mol kết tủa Al(OH)3 biến đổi theo số mol NaOH thêm vào được biểu diễn trên các hình vẽ. Hãy chọn hình vẽ đúng:

              
Câu 896: Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,5 M với 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,05 M thu được dung dịch X. Hỏi X có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam Al?
A. 2,7 g ; B. 1,08 g ; C. 0,54 g ; D. 0,27 g .
Câu 897: Điều khẳng định nào dưới đây là đúng:
A. nhôm là kim loại lưỡng tính vì tác dụng được cả với dung dịch HCl, cả với dung dịch NaOH.
B. đồng kim loại chỉ tan được duy nhất trong dung dịch HNO3 ;
C. rượu etylic không thể bay hơi ở nhiệt độ, áp suất thường ;
D. cát (SiO2) không thể hoà tan bằng dung dịch HCl, cũng như HNO3, H2SO4.
Câu 898: Nhúng một thanh nhôm nặng 50 gam vào 500 ml dung dịch CuSO4 0,4 M. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra khỏi dung dịch, cân lại, nặng 51,38 gam. Giả sủ tất cả Cu thoát ra bám vào thanh nhôm. Khối lượng Cu thoát ra bằng:
A. 1,92 g ; B. 2,78 g ; C. 16 g ; D. 32 g.
Câu 899: Nhúng một thanh nhôm nặng 50 gam vào 500 ml dung dịch CuSO4 0,4 M. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra khỏi dung dịch, cân lại, nặng 51,38 gam. Giả sủ tất cả Cu thoát ra bám vào thanh nhôm. Tính nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng (thể tích vẫn 500 ml). Hãy chọn cặp nồng độ đúng.
A. Al2(SO4)3 0,02 M    CuSO4 0 M (hết) ;
B. Al2(SO4)3 0,02 M    CuSO4 0,34 M ; 
C. Al2(SO4)3 0,02 M    CuSO4 0,37 M ;
D. Al2(SO4)3 0,02 M    CuSO4 0,38 M .  
Câu 900: Hoà tan hoàn toàn (riêng lẻ) m1 gam Al và m2 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được những thể tích H2 bằng nhau. Vậy tỉ lệ m1:m2 bằng:
A. 27:65 ;    B. 13,5:65 ;    C. 18:32,5 ;    D. 18:65 .
Câu 901: Nguyên tố X có thể tạo với nhôm hợp chất AlaXb, mỗi phân tử chỉ có 5 nguyên tử, KLPT bằng 150 u. Nguyên tố X và hợp chất AlaXb là :
A. C (cacbon) và Al3C2 ;    B. O (oxi) và Al2O3 ;
C. S (lưu huỳnh) và Al2S3 ; D. Si (silic) và Al3Si2 .
Câu 902: Dung dịch X chứa 24,4 gam hỗn hợp hai muối Na2CO3 và K2CO3. Thêm dung dịch chứa 33,3 gam CaCl2 vào dung dịch X thu được 20 gam kết tủa và dung dịch Y. Số mol mỗi muối trong dung dịch X là:
A. Na2CO3 0,12 ml        K2CO3 0,08 ml ;
B. Na2CO3 0,10 ml        K2CO3 0,10 ml ;
C. Na2CO3 0,08 ml        K2CO3 0,12 ml ;
D. Na2CO3 0,05 ml        K2CO3 0,15 ml .
Câu 903: Trộn 50 ml dung dịch Na2CO3 0,2 m với 100 ml dung dịch CaCl2 0,15 m thu được một lượng kết tủa đúng bằng lượng kết tủa thu được khi trộn 50 ml dung dịch Na2CO3 0,2 M với 100 ml dung dịch Ba Cl2 nồng độ a mol/l. Giá trị đúng của a là :




A.  0,08M ;    B.  0,10M ;    C.  0,05M ;    D.  0,12M .
Câu 904: Cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch (ở nhiệt độ thường) :
A. Na2S và AgNO3 ;        B. NaSùHO4 và BaCl2 ;
C. NaHCO3 và CaCl2 ;    D. AlCl3 và NH3 .
Câu 905: Điện phân có màng ngăn xốp 500 ml dung dịch NaCl 4 M (d = 1,2g.ml-1). Sau khi ở anot thoát ra 17,92 lít Cl2 (ở đktc) thì ngường điện phân. Hãychọn giá trị đúng nồng độ C% của NaOH trong dung dịch Sau khi điện phân (nước bay hơi không đáng kể) .
A. 8,26% ;    B. 11,82% ;    C. 12,14% ;   D. 15,06% .
Câu 906: Nhiệt phân hoàn toàn 2,45 gam một chất vô cơ X thu được 672 ml O2 (đktc). Phần chất rắn còn lại chứa 52,35% kali và 47,65% clo. Công thức phân tử của muối X là: 
A. KClO ;    B. KClO2 ;    C. KClO3 ;    D. KClO4 .
Câu 907: Muối NaCl bị lẫn một ít tập chất NaBr, CaCl2, MgSO4. Hãy chọn bộ thuốc thử thích hợp để thu được NaCl nguyên chất .
A. Cl2, BaCl2, Na2CO3, HCl ;    B.Cl2, H2SO4, BaCl2, NaOH ;
C. Cl2, BaCl2, NaOH, HCl ;      D. Cl2, NaOH, Na2CO3, HCl .
Câu 908: Cần trộn hai dung dịch NaOH 3% và10% theo tỉ lệ khối lượng như thế nào để có dung dịch NaOH 8%. Tỉ lệ khối m1 của dung dịch NaOH 3% và m2 của dung dịch NaOH 10% là:
A. m1:m2 = 1:2 ;   B. m1:m2 = 2:1 ;   C. m1:m2 = 5:2 ;   D. m1:m2 = 2:5 .
Câu 909: Trong một cốc đựng một muối cacbonat kim loại hoá trị I. Thêm từ từ dung dịch H2SO4 10% vào cốc cho tới khi khí vừa thoát ra hết thu được muối sunfat nồng độ 13,63%. Kim loại hoá trị I đó là:
A. Li ;    B. Na ;    C. K ;    D. Ag .
Câu 910: Cho m gam Na tác dụng hết với p gam nước thu được dung dịch nồng độ x%. Lập biểu thức tính nồng độ x% theo m và p. Hãy chọn biểu thức đúng.


A. x % =  ;    B. x % =  ; 


C. x %  =  ;   D. x % =  .
Câu 911: X, Y, Z là ba hợp chất của một kim loại hoá trị (I) khi đốt nóng ở nhiệt độ cao cho ngọn lửa màu vàng. X tác dụng với Y tạo thành Z. Nung nóng Y thu dược chất Z và một chất khí làm đục nước vôi trong, nhưng không làm mất màu dung dịch nước brôm. Hãy chọn cặp X, Y, Z đúng.
A. X là K2CO3           Y là KOH             Z là KHCO3 ;
B. X là NaHCO3        Y là NaOH           Z là Na2CO3 ;
C. X là Na2CO3          Y là NaHCO3       Z là NaOH ;
D. X là NaOH            Y là NaHCO3       Z là Na2CO3 ;
Câu 912: Cho 16,8 lít CO2 (ở đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 600ml dung dịch NaOH 2 M thu được dung dịch X. Nếu cho một lượng dư dung dịch BaCl2 vào dung dịch X thì được lượng kết tủa như sau:
A. 19,7 g ;    B. 88,65 g ;    C. 118,2 g ;    D. 147,75 g .
Câu 913: Trộn 0,2 lít dung dịch NaOH 3% (d = 1,05 g.ml-1) với 0,3 lít dung dịch NaOH 10% (d = 1,12 g.ml-1) thu được dung dịch X có nồng độ C% là:
A. 5,15% ; B. 6,14% ; C. 7,35% ; D. 8,81%.
Câu 914: Cacnalit là một muối có công thức KCl.MgCl2.6H2O (M = 277,5). Lấy 27,75 gam muối đó, hoà tan vào nước, sau đó cho tác dụng với dung dịch NaOH dư rồi lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao tới phản ứng hoàn toàn thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?
A. 4 g ; B. 6 g ; C. 8 g ; D. 10 g.
Câu 915: Cho 4,9 gam kim loại kiềm M vào một cốc nước. Sau một thời gian lượng khí thoát ra đã vượt 7,5 lít (đktc). Kim loại kiềm M là:
A. Li ; B. Na ; C. K ; D. Rb.
Câu 916: Để oxi hoá hoàn toàn 1,08 gam kim loại M cần một lượng vừa đủ là 0,672 lít O2 (đktc). Hỏi kim loại M có thể tác dụng với các chất nào dưới đây:
A. HCl, CuSO4 ; B. HCl, NaNO3 ;
C. HCl, MgSO4, CuSO4 ; D. HCl, NaOH, CuSO4.
Câu 917: Để làm kết tủa lại Al(OH)3 từ dung dịch NaAlO2 có thể dùng các chất nào cho dưới đây: CO2, HCl, NaOH, AlCl3, Na2CO3. Hãy chọn trả lời đúng.
A. CO2, HCl, AlCl3 ; B. CO2, Na2CO3 ;
C. CO2, HCl, NaOH ; D. CO2, HCl, Na2CO3.
Câu 918: Cho các chất: NaHCO3, NaHSO4, AlCl3, Na3PO4, AgNO3, HNO3. Trong 4 chất cho dưới đây, chất nào tác dụng được với nhiều chất nhất trong số các chất cho trên.
A. HCl ; B. BaCl2 ; C. NaOH ; D. H2SO4.
Câu 919: Cấu hình electron lớp ngoài cùng nào ứng với kim loại kiềm?
A. ns2 np1 ; B. ns1 ; C. ns2 np5 ; D. ns2 np2.
Câu 920: Trong nhóm IA (kim loại kiềm) đi từ trên xuống dưới:
1) điện tích hạt nhân tăng dần ;
2) bán kính nguyên tử tăng dần ;
3) độ âm điện tăng dần ;
4) số oxi hoá của kim loại kiềm trong các hợp chất giảm dần ;
5) tính phi kim giảm dần ;
6) tổng số electron trong nguyên tử tăng dần ;
Các mệnh đề đúng là:
A. 1, 2, 3, 4 ; B. 1, 2, 3, 5 ;C. 1, 2, 5, 6 ; D. 1, 2, 3, 5, 6.
Câu 921: Trong số các nguyên tố cho dưới đây, những nguyên tố nào không tồn tại trong tự nhiên dưới dạng đơn chất: K, Au, Ar, Ca, O, Na, Ba, Ag, Sr. Hãy chọn đáp án đúng.
A. K, Na, Ar, Sr ; B. K, Na, Ca, Ba, Ag ;
C. K, Na, Ca, Ag, Ar ; D. K, Ca, Na, Ba, Sr.
Câu 922: Những cấu hình electron nào ứng với ion của kim loại kiềm:
1) 1s2 2s2 2p1 ; 2) 1s2 2s2 2p6 ; 3) 1s2 2s2 2p4 ;
4) 1s2 2s2 2p6 3s1 ; 5) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.
Hãy chọn đáp án đúng.
A. 1 và 4 ; B. 1 và 2 ; C. 1 và 5 ; D. 2 và 5 .
Câu 923: Điện phân nóng chảy một muối clorua kim loại M. Người ta nhận thấy khi ở catot thoát ra 10 gam kim loại thì ở anot thoát ra 5,6 lít Cl2 (đktc). Kim loại M là:
A. Ca ; B. K ; C. Al ; D. Na.
Câu 924: Nước cứng là gì ? Hãy chọn định nghĩa dưới đây :
A. nước cứng là nước có chứa nhiều ion kim loại ;
B. nước cứng là nước có chứa nhiều muối caxi và bari ;
C. nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+ ;
D. nước cứng là nước có chứa nhiều Na+, Cl- (nước mặn).
Câu 925: Trong một cốc nước chứa 0,01 mol Na+, 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,05 mol HCO3- và 0,03 mol Cl-. Hỏi nước trong cốc thuộc loại nước cứng gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.
A. cứng tạm thời ;          B. cứng vĩnh cửu ;
C. nước không cứng ;     D. cả cứng tạm thời và cứng vĩnh cửu .
Câu 926: Trong một cốc nước chứa 0,01 mol Na+, 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,05 mol HCO3- và 0,03 mol Cl-. Hãy chọn các chất có thể dùng để làm mềm nước trong cốc.
A. HCl, Na2CO3, Na2SO4 ;    B. Na2CO3, Na3PO4 ;
C. Ca(OH)2, HCl, Na2SO4 ;   D. Ca(OH)2, Na2CO3 ;
Câu 927: Cho sơ đồ biến hoá:





                Na  X Y  Z  T  Na
Hãy chọn thứ tự đúng của các chất X, Y, Z, T.
A. Na2CO3       NaOH       Na2SO4       NaCl ;
B. NaOH       Na2SO4     Na2CO3       NaCl ;
C. NaOH       Na2CO3     Na2SO4       NaCl ; 
D. Na2SO4     Na2CO3     NaOH         NaCl .
Câu 928: Cho sơ đồ biến hoá:





                Ca  X Y  Z  T  Ca
Hãy chọn thứ tự đúng của các chất X, Y, Z, T.
A. CaO       Ca(OH)2       Ca(HCO3)2       CaCO3 ;
B. CaO       CaCO3          Ca(HCO3)2       CaCl2 ;
C. CaO       CaCO3          CaCl2                Ca(HCO3)2 ;
D. CaCl2     CaCO3          CaO                  Ca(HCO3)2 .
Câu 929: Cho sơ đồ biến hoá : 




                Al   X  Y  Z  T
Hãy chọn thứ tự đúng của các chất a, X, b, Y, c, Z, T
A. CuCl2, AlCl3, Al(OH)3, NaOH, CO2, NaAlO2, Al2O3 ;
B. CuCl2, AlCl3, NaAlO2, CO2, NaOH, Al(OH)3, Al2O3 ;
C. CuCl2, AlCl3, NaOH, NaAlO2, Al(OH)2, CO2, Al2O3
D. CuCl2, AlCl3, NaOH, NaAlO2, CO2, Al(OH)3, Al2O3 .
Câu 930: Hãy sắp xếp các hạt vi mô sau theo bán kính hạt nhỏ dần Na+, Na, Mg2+, Mg, Al3+, Al. Hãy chọn các sắp xếp đúng.
A. Na > Mg > Al > Na+ > Mg2+ > Al3+ ;
B. Na > Na+ > Mg > Mg2+ > Al > Al3+ ;
C. Al3+ > Al > Mg2+ > Mg > Na+ > Na ;
D. Al3+ > Mg2+ > Na+ > Al > Mg > Na .
Câu 931: Hãy chọn các đặc điểm chung của kim loại kiềm (nhóm IA).
1) có 1e ở lớp ngoài cùng;
2) có bán kính nguyên tử lớn dần từ Li đến Fr ;
3) số oxi hoá +1 duy nhất trong các hợp chất ;
4) có độ âm điện giảm dần từ Li đến Fr ;
5) tạo thành các hợp chất ion ;
6) có tính khử mạnh.
Những đặc điểm chung của kim loại kiềm là: 
A. 1, 3, 4, 6 ;    B. 1, 3, 5, 6 ;    C. 1, 2, 5, 6 ;    D. 1, 3, 4, 5, 6.
Câu 932: NaHCO3 là một hợp chất lưỡng tính vì:
A. dung dịch NaHCO3 có pH > 7 ;
B. vì phân tử có chứa cả Na và H ;
C. vì khi nhiệt phân tạo ra Na2CO3, CO2 và H2O ;
D. vì nó có khả năng cho proton (khi tác dụng với bazơ, ví dụ NaOH) và có khả năng nhận proton (khi tác dụng với axit, ví dụ HCl).
Câu 933: Cho 16,8 lít CO2 (đktc) hấp thụ từ từ vào 600 ml dung dịch NaOH 2 M. Hỏi thu được những chất gì? Bao nhiêu mol?
A. 0,45 mol NaOH          0,75 mol NaHCO3           0 mol Na2CO3 ;
B. 0 mol NaOH               0,75 mol NaHCO3           0,25 mol Na2CO3 ;
C. 0 mol NaOH               0,45 mol NaHCO3           0,30 mol Na2CO3 ;
D. 0 mol NaOH               0,30 mol NaHCO3           0,45 mol Na2CO3 .
Câu 934: Để sản xuất H2 và O2 người ta tiến hành điện phân 5000 gam dung dịch KOH 14% (điện cực trơ Ni) với cường dòng 268A trong vòng 10 giờ. Giả sử hiệu suất điện phân 100% và ở nhiệt độ diện phân nước bay hơi không đáng kể. Tính nồng độ C% của KOH trong dung dịch sau điện phân . Hãy chọn đáp số đúng.
A. 15,8% ; B. 17,07% ; C. 20,02% ; D. 23,14%.
Câu 935: Hoà tan 16,15 gam hỗn hợp NaCl, NaBr vào nước, sau đó cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 33,15 gam kết tủa. Tính khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
A. 10,0g NaCl ; 6,15g NaBr ; B. 8,21g NaCl ;7,94g NaBr ;
C. 6,66g NaCl ; 9,49g NaBr ; D. 5,85g NaCl; 10,3g NaBr.
Câu 936: Hãy chọn những nguyên tố kiềm thổ (nhóm IIA) trong số các nguyên tố cho dưới đây: Na, Ca, Zn, Al, Ba, Li, Cu, Mg, Sr, Ag, Hg. Các kim loại kiềm thổ gồm :
A. Ca, Zn, Ba, Mg ; B. Ca, Zn, Ba, Al ;
C. Ca, Ba, Mg, Sr ; D. Ca, Ba, Zn, Li, Mg.
Câu 937: X, Y là 2 muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Hoà tan hoàn toàn 28,4 gam hỗn hợp X, Y bằng dung dịch HCl thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Các kim loại kiềm thổ đó là:
A. Be và Mg ; B. Mg và Ca ;
C. Ca và Sr ; D. Sr và Ba.
Câu 938: Cho 4,3 gam hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,1 M và (NH4)2CO3 0,25 M thấy tạo thành 3,97 gam kết tủa R. Tính số mol các chất trong R.
A. 0,01 mol BaCO3 ;            0,015 mol CaCO3 ;
B. 0,01 mol BaCO3 ;            0,02 mol CaCO3 ;
C. 0,015 mol BaCO3 ;          0,01 mol CaCO3 ;
D. 0,02 mol BaCO3 ;            0,01 mol CaCO3 .
Câu 939: Dung dịch X chứa 0,025 mol CO32-, 0,1 mol Na+, 0,25 mol NH4+ và 0,3 mol Cl-. Đun nóng nhẹ dung dịch X và cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào. Hỏi tổng khối lượng dung dịch X và dung dịch Ba(OH)2 giảm bao nhiêu gam. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Hãy chọn đáp số đúng.
A. 4,215g ; B. 5,269 g ; C. 6,761g ; D. 7,015g.
Câu 940: Hãy chọn nguyên nhân đúng tạo thành thạch nhũ trong các hang động ở các núi đá vôi.
A. do phản ứng của CO2 (trong không khí) với CaO thành CaCO3 ;
B. do CaO tác dụng với SO2 và O2 tạo thành CaSO4 ;


C. do sự phân huỷ Ca(HCO3)2  CaCO3  + H2O + CO2;
D. do quá trình phản ứng thuận nghịch 

     CaCO3 + CO2 + H2O Ca(OH)2 
Xảy ra trong một thời gian rất lâu.
Câu 941: Hoà tan hoàn toàn 11,9 gam hỗn hợp kim loại nhôm-kẽm bằng dung dịch NaOH thu được 8,96 lít H2 (đktc). Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Hãy chọn đáp số đúng.
A. 40,02 % Zn và 59,98 % Al ;    B. 45,52 % Zn và 54,48 % Al ;
C. 54,62 % Zn và 45,38 % Al ;    D. 58,15 % Zn và 41,85 % Al .
Câu 942: Một học sinh nói:
A. Al(OH)3 là một bazơ lương tính vì nó tác dụng với Cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH ;
B. Al(OH)3 là một bazơ vì khi nhiệt phân thu được một oxit kim loại và nước ;
C. Al(OH)3 là một hidroxit lưỡng tính vì nó có khả năng cho proton khi tác dụng với bazơ và nhận proton khi tác dụng với axit ;
D. Al(OH)3 có thể tác dụng với bất cứ axit nào và bazơ nào .
Hãy chọn đáp số đúng.
Câu 943: Hoà tan hoàn toàn 11,9 gam hỗn hợp kim loại nhôm-kẽm bằng dung dịch H2SO4 thu được 8,96 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Tính nồng độ khối lượng muối trong dung dịch X. Hãy chọn đáp số đúng.
A. 50,31 g ;    B. 48,28 g ;    C. 35,22 g ;    D. 34,47 g .
Câu 944: Cho 23 gam Na vào 500 gam nước thu được dung dịch X và H2, coi nước bay hơi không đáng kể. Tính nồng độ C% của dung dịch X. Hãy chọn đáp đúng, chính xác nhất.
A. 7,6482 % ;    B. 7,6628 % ;    C. 7,6815 % ;    D. 8,000% .
Câu 945: Cho 2,3 gam Na vào 500 ml dung dịch NaOH 4% (d=1,05 g.ml-1) thu được dung dịch X. Thể tích coi không đổi 500 ml, nước bay hơi không đáng kể. Tính nồng độ mol của dung dịch X.
A. 2,12 M ;    B. 1,05 M ;    C. 1,25 M ;    D. 1,50 M .
Câu 946: Cần thêm bao nhiêu gam Na2O vào 500 ml dung dịch NaOH 0,095 M để có dung dịch NaOH 0,101 M ? Thể tích dung dịch không đổi, nước bay hơi không đáng kể.
A. 1,15 g;    B. 0,186 g ;    C. 0,093 g ;    D. 0,040 g .
Câu 947: Cần hoà tan bao nhiêu gam KOH vào nước để có 800 ml dung dịch KOH có pH = 13.
A. 1,12 g ;    B. 8,96 g ;    C. 5,6 g ;    D. 4,48 g .
Câu 948: Trộn 400ml dung dịch HCl 0,5 M với 100 ml dung dịch KOH nồng độ a mol/l thu được 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị đúng của a là:
A. 1,5 M ;    B. 2,0 M ;    C. 2,5 M ;    D. 2,55 M .
Câu 949: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 04, M và H2SO4 0,1 M với 400 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 nồng độ x mol/l thu được kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Hãy chọn  đúng giá trị x.
A. x = 0,05125 M ;    B. x = 0,05208 M ;
C. x = 0,03125 M ;    D. x = 0,03208 M .
Câu 950:  Trên hai đĩa cân đặt hai cốc không : cân thăng bằng ( xem như hình vẽ) .        Cho vào cốc trái 5,4 gam Al, cho vào vào cốc phải 15,38 g CaCO3 : Cân mất thăng bằng . Cần thêm bao nhiêu gam dung dịch HCl 7,3 % vào cốc trái để cho cân thăng bằng trở lại?
Hãy chọn đáp số đúng. 

A. 9,98 g ;    B. 10,12 g ;    C. 10,00 g ;    D. 10,08 g.
Câu 951: Dãy các chất tác dụng được với dung dịch HCl là :
A. Mg3(PO4)2 , ZnS, Ag, Na2SO3, CuS ;   B. Mg3(PO4)2 , ZnS, Na2SO3 ;
C. Mg3(PO4)2 , ZnS, CuS, NaHSO4 ;         D. Mg3(PO4)2, NaHSO4, Na2SO3 .
Hãy chọn đáp án đúng.
Câu 952: Cho 11,9 gam hỗn hợp Al, Zn vào m gam dung dịch H2SO4 dư, sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng dung dịch là (m+11,1) gam. Khối lương Al, Zn trong hỗn hợp đầu là:
A. 1,35 gam Al và 10,55 gam Zn ;     B. 2,00 gam Al và 9,9 gam Zn ;
B. 2,7 gam Al và 9,2 gam Zn ;           D. 5,4 gam Al và 6,5 gam Zn ;
Câu 953: Dung dịch chứa 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Thêm rất từ từ dung dịch 0,8 mol HCl vào dung dịch X dược dung dịch Y và V lít CO2 (đktc). Thêm vào dung dịch Y nước vôi trong dư thấy tạo thành m gam kết tủa. Tính V và khối lượng m.
A. 11,2 l CO2; 90 g CaCO3 ;    B. 16,8 l CO2; 60 g CaCO3 ;
C. 11,2 l CO2; 60 g CaCO3 ;    D. 11,2 l CO2; 40 g CaCO3 .
Câu 954: Cho các nguyên tố sau đây: Cl, Al ,N, S, Br, Cu, Ba. Hãy chọn các cặp nguyên tố mà tính chất hoá học chủ yếu giống nhau:
A. Cl và Br, Ca và Cu ;                 B. Cl và Br, Ca và Ba ;
C. Cl và Br, Ca và Cu, N và S ;    D. Cl và Br, Ca và Ba, N và S .
Câu 955: hãy sắp xếp các kim loại kiềm (trừ Fr) theo nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi giảm dần. Hãy chọn đáp án đúng.
A. Li        Na        K        Rb        Cs ;
B. Li        K          Na      Rb        Cs ;
C. Cs       Rb        K        Na        Li ;
D. Cs       Rb        Na      K          Li .
Câu 956: Hãy chọn mệnh đề sai.
A. có thể điều chế kim loại kiềm bằng cách điện phân nóng chảy muối clorua ;
B. tất cả kim loại kiềm đều tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ mạnh ;
C. có thể khử các kim loại kiềm thành hidrua, ví dụ NaH ;
D. các kim loại kiềm thể hiện tính khử rất mạnh.
Câu 957: Có các hợp chất NO2, Na2O, OF2, CO2, FO2, SO2, Na2O2. Trong các hợp chất đó hợp chất nào không thể tồn tại.
A. OF2 ; B. FO2 ; C. Na2O2 ; D. NO2.
Câu 958: Phương pháp điều chế nào sai?
A. có thể điều chế Ca bằng cách điện phân nóng chảy muối CaCl2 ;
B. có thể điều chế Na bằng cách điện phân nóng chảy NaOH
C. có thể điều chế Al2S3 bằng cách cho dung dịch Na2S tác dụng với dung dịch AlCl3 ;
D. có thể điều chế Al(OH)3 bằng cách cho dung dịch NH3 tác dụng với dung dịch muối nhôm, ví dụ AlCl3.
Câu 959: Cho biết phản ứng nào không xảy ra ở nhiệt độ thường?


A. Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2  Mg(OH)  + 2CaCO3 + 2H2O ;


B. Ca(OH)2 + NaHCO3  CaCO3  + NaOH + H2O ;


C. Ca(OH)2 + 2NH4Cl  CaCl2 + 2H2O + 2NH3  ;


D. CaCl2 + NaHCO3  CaCO3  + NaCl + HCl .
Câu 960: Khi điện phân nóng chảy để sản xuất Al, người ta hoà tan Al2O3 vao criolit Na3[AlF6] để:
A. giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 từ 2050oC xuống 950oC và để tăng hiệu suất điện phân ;
B. để tiết kiệm nguyên liệu Al2O3 ;
C. để thu được Al nguyên chất ;
D. để bout tiêu hao cacbon ở anot (dương cực).
Câu 961: Hãy kể các dạng tồn tại trong tự nhiên của nhôm oxit trong các số các chất cho sau: corinđon, đolomit, criolit, boxit, rubi, cacnalit, apatit, saphia, hematit. Hãy chọn đáp án đúng.
A. boxit, corinñon, apatit ; B. boxit, rubi, saphia ;
C. boxit, corinñon, saphia, rubi ; D. boxit, rubi, criolit, hematit.
Câu 962: Để moat miếng Al nặng 5,4 gam trong không khí một thời gian, thấy khối lượng miếng Al nặng lên 5,448 gam. Tính % Al đã bị oxi hoá thành oxit. Hãy chọn đáp số đúng.
A. 0,5% ; B. 1,0% ; C. 2,0% ; D. 2,5%.
Câu 963: Nếu hàm lượng phần trăm của kim loại R trong muối cacbonat là 40% thì hàm lượng phần trăm của kim loại R trong muối photphat là bao nhiêu phần trăm. Hãy chọn đáp số đúng.
A. 40% ; B. 80% ; C. 52,7% ; D. 38,71%.
CHƯƠNG XXIII: CRÔM – SẮT – ĐỒNG
Câu 964: Cho biết số hiệu nguyên tử crôm là 24 và cấu hình electron ở lớp ngoài cùng có 1 electron. Hỏi ở trạng thái cơ bản trong cấu hình electron của crôm có bao nhiêu electron độc thân?
A. 4e ; B. 5e ; B. 6e ; D. 7e.
Câu 965: Cho biết số hiệu nguyên tử crôm là 24. Hỏi nguyên tố crôm thuộc chu kỳ mấy? Nhóm mấy? A hay B? (phân nhóm chính hay phân nhóm phụ)?
A. chu kỳ 4, nhóm VI B ; B. chu kỳ 3, nhóm VI B ;
C. chu kỳ 4, nhóm I B ; D. chu kỳ 3, nhóm I B.
Câu 966: Cho biết số hiệu nguyên tử crôm là 24. Hỏi trong các hợp chất crôm có số oxi hoá dương cao nhất là mấy?
A. +4 ; B. +5 ; C. +6 ; D. +7.
Câu 967: Cho biết số hiệu nguyên tử crôm là 24.Công thức của oxit trong đó crôm có số oxi hoá dương cao nhất là gì? Oxit đó có tính oxi hoá hay tính khử?
A. CrO3, vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử ;
B. Cr2O3, vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử ;
C. Cr2O5, tính khử là chủ yếu ;
D. CrO3, tính oxi hoá.
Câu 968: Cho biết số hiệu nguyên tử crôm là 24. Cho oxit cao nhất của crôm (oxit axit, số oxi hoá dương cao nhất của crôm) tác dụng với nước tạo thành axit gì, viết công thức phân tử của axit đó.
A. H2CrO4 ; B. H2Cr2O4 ;
C. H4Cr2O7 ; D. hỗn hợp H2CrO4 và H2Cr2O7.


Cân bằng (1) sẽ dịch chuyển như thế nào (bên phải, theo chiều thuận, ghi là T; bên trái, theo chiều nghịch, ghi là N) trong 3 trường hợp sau:
1) thêm H+ (axit vào) ;
2) pha loãng ;
3) thêm BaCl2 vào, biết các muối BaCrO4 ít tan còn BaCr2O7 tan tốt.
A. 1, T     2, N     3, N ; B. 1, T     2, T     3, N ;
C. 1, N     2, N     3, T ; D. 1, N     2, T     3, N .
Câu 970: Cho phản ứng:


Hãy chọn bộ hệ số đúng theo theo thứ tự a, b, c, d, e, f, g
A.   1          3          7           1          1          1          7 ;
B.   1          6          7           1          2          3          7 ;
C.   1          6          13         1          1          3          13 ;
D.   1          6          7           1          1          3          7.
Câu 971: Một loại phèn crom – kali có công thức phân tử là K2SO4.Cr2(SO4)3.nH2O. Hỏi n có trị số bao nhiêu biết khối lượng phân tử là 998.
A. 6 ; B. 12 ; C. 18 ; D. 24.
Câu 972: Cho biết số hiệu nguyên tử crom là 24. Hãy chọn cấu hình electron đúng của ion Cr2-:


              
Câu 973: Hãy chọn các tính chất đúng của crom kim loại trong số các tính chất cho dưới:
1) cứng nhất trong tất cả các kim loại ;
2) dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại ;
3) crom tan trong dung dịch HCl cũng như trong dung dịch NaOH ;
4) nhiệt độ nóng chảy cao ;
5) crôm thuộc nhóm kim loại nặng.
A. 1  2  3 ; B. 1  2  4  5 ; C. 1  4  5 ; D. 1  3  4  5.
Câu 974: Crom (III) oxit có thể tác dụng với các chất nào trong số các chất cho dưới đây: H2O, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, dung dịch KI, dung dịch K2CrO4. Hãy chọn đáp án đúng.
A. H2O, HCl, NaOH, NaCl ; B. HCl, NaOH, KI ;
C. HCl, NaOH ; D. HCl, NaOH, K2CrO4.
Câu 975: Hợp chất chính trong quặng cromit chứa Fe2-, Cr3- và O2-, số nguyên tử crom gấp đôi số nguyên tử sắt. Khối lượng phân tử của hợp chất bằng 224. Vậy công thức phân tử của X là:
A. Fe2Cr4O7 ; B. FeCr2O4 ; C. FeCr2O5 ; D. FeCr2O3 .
Câu 976: Cho biết crôm (II) oxit là một oxit bazơ, crôm (III) oxit lưỡng tính, crôm (VI) oxit là oxit axit. Những kết luận nào dưới nay là đúng:

1) Cr(OH)2 là một bazô, Cr(OH)3 là hiñroxit lưỡng tính, H2CrO4 (tương đương Cr(OH)6  H2CrO4) là moat axit ;
2) số oxi hoá của crôm trong axit càng cao thì khối lượng phân tử của oxit càng lớn ;
3) số oxi hoá của crôm trong axit càng cao thì tính axit của oxit càng tăng ;
A. 1 và 3 ;    B. 1 và 3 ;    C. 2 và 3 ;    D. 1,2 và 3 .
Câu 977: Ta có thể điều chế Cr2O3 (làm vôi ve chẳng hạn) bằng các cách sau :

1) Na2Cr2O7 + S  Cr2O3 + Na2SO4 ;


2) Na2Cr2O7 + 2S  Cr2O3 + CO + Na2CO3 ;


3) 4CrO3   2Cr2O3 +3O2;


4) 2Cr(OH)3  Cr2O3 + 3H2O.
Nếu từ cùng một khối lượng như nhau các chất ban đầu (Na2Cr2O7, CrO3, Cr(OH)3 ) trường hợp nào cho nhiều Cr2O3 nhất ?
A. phản ứng 1 và 2 ;    B. phản ứng 2 ;
C. phản ứng 3 ;            D. phản ứng .
Câu 978: Cho sơ đồ biến hoá :



Cr2O3  Na2CrO4  H2Cr2O7 CrCl3 
X, Y, Z lần lượt là ;


A. NaOH + H2O t, HCl, H2SO4 ;    B. NaOH + H2O t,H2O, HCl ;


C. NaOH + H2O t,H2SO4, Cl2 ;       D. NaOH + H2O t,H2SO4, HCl .
Câu 979: Cho biết số hiệu nguyên tử của Fe là 26. Hãy chọn cấu hình đúng của Fe3+ 

                
Câu 980: Cho các hợp chất của sắt (tất cả các công thức đều đúng !) : FeS2 , Fe3O4 , FeCr2O4 , FexOy , K2FeO4 , Fe(NH4)2 (SO4)2 , H[FeCl4]. Số oxi hoá của sắt trong các hợp chất (theo đúng thứ tự của các chất đã cho) là: 
A. +2, +8/3, +2, +y, +6, +2, +3 ;
B. +2, +2 và +3 hoặc 8/3 ; +2, +2y/x; +6, +2, +3 ;
C. +2, +8/3, +2, +2y/x; +3, +2, +3 ;
D. +2, +8/3, +3, +2y/x, +3, +2, +3 .
Câu 981: Hãy chọn các mệnh đề đúng nói về sắt:
1) sắt thuộc chu kì 4, nhóm VIII B ;
2) sắt là kim loại nhẹ ;
3) sắt bị nhiễm từ (bị nam châm hút) ;
4) sắt có thể hoà tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội nhưng không thể hoà tan trong dung dịch NaOH ;
5) sất có tính khử mạnh hơn đồng .
A. 1, 2, 3, 5 ;    B. 1, 2, 4, 5 ;    C. 1, 3, 5 ;    D. 1, 2, 5 .
Câu 982: Cho các quặng manhetit, cacnanit, apatit, xiđerit, hematit, pirit, boxit, criolit. Hãy chọn đúng các quặng sắt : 
A. manhetit, cacnanit, xiñerit, hemtit ;   B. manhetit, xiñerit, hematite ;
C. xiñerit, hematit, pirit, criolit ;             D. manhetit, xiñerit, hematite.
Câu 983: Cho 1 gam boat sắt nguyên chất tiếp xúc với không khí  moat thời gian thấy khối lượng bột đã vượt quá 1,41 gam. Nếu chỉ tạo thành 1 oxit sắt duy nhất thì đó là oxit nào ?
A. FeO ;    B. Fe2O3 ;    C. Fe3O4 ;    D. Fe3O5 .


Câu 984: Dung dịch X chứa 0,1 gam muối clorua của kim loại M. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào X thấy tạo thành 43,05 gam kết tủa trắng và thu được 24,2 gam muối nitrat của M. (giả sử chỉ xảy ra phản ứng trao đổi, không xảy ra phản ứng oxi hoá khử, ví dụ Fe2+ + Ag+  Fe3+ + Ag). Hãy chọn công thức đúng của muối clorua của M.
A. FeCl2 ;    B. AlCl3 ;   C.FeCl3 ;   D.MgCl2 .
Câu 985: Có các dung dịch không màu hoặc màu rất nhạt : FeCl2 , FeCl3 , MgCl2, AlCl3, NaCl, NH4Cl . Muốn nhận biết tất cả các dung dịch muối clorua có thể dùng: 
A. AgNO3 ;    B. NH3 ;    C. H2SO4 ;    D. KOH .
Câu 986: Trong một bình kín dung tích không đổi 16,8 lít chứa khí Cl2 (đktc) và một ít  bột kim loại R. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn giữa Cl2 và R, áp xuất khí trong bình còn lại 0,8 atm, lượng muối tạo thành 16,25 gam. Nhiệt độ bình không đổi OoC; thể tích kim loại và muối rắn của nó không đáng kể. Hãy chọn đúng kim loại R.
A. Al ;    B. Mg ;    C. Fe ;    D. Cu .
Câu 987: Khử hoàn toàn Fe3O4 bằng H2. Tỉ lệ khối lượng Fe tạo thành so với khối lượng sắt từ oxit ban đầu là:
A. 2/3 ;    B. 4/5 ;    C. 11/27 ;    D. 21/29 .
Câu 988: Cho biết tất cả các hệ số trong phương trình đều đúng:

                FeS2 + 18 HNO3  Fe(NO3)3 + 2 H2SO4 + 15 X + 7 H2O
Vậy X là hợp chất sau:
A. SO2 ;    B. NO ;    C. NO2 ;    N2O .
Câu 989: Cho phương trình phản ứng (chưa cân bằng !!) :

                Al + FexOy  Fe + Al2O3 
Nếu tỉ lệ khối lượng Fe và Al2O3 tạo thành là 63:51 thì oxit tham gia phản ứng là:
A. FeO ;    B. Fe3O4 ;    C. Fe2O3 ;    D. Fe2O4.
Câu 990: Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng H2 thu được hỗn hợp kim loại X và 7,2 gam H2O. Hãy chọn đáp số đúng về % khối lượng các kim loại trong X.
A. 25% Cu và 75% Fe ;                 B. 31,4% Cu và 58,6% Fe ;
C. 36,36% Cu và 63,64% Fe ;       D. 50% Cu và 50% Fe.
Câu 991: X là quặng hemantit chứa 60% Fe2O3 Y là quặng manhetit chứa 69,6% Fe3O4. Trộn quặng X với quặng Y theo tỉ lệ khối lượng mx:my = 2:5 thu được quặng Z. Hỏi trong một tấn quặng Z có bao nhiêu kg Fe. Hãy chọn đáp án đúng.
A. 480 kg ;    B. 420 kg ;    C. 400 kg ;    D. 350 kg .
Câu 992: Để hoà tan hoàn toàn 8 gam oxit kim loại R can dùng 300 ml dung dịch HCl 1M. Hãy chọn đúng oxit kim loại R.
A. MgO ;    B. CuO ;    C. Fe2O3 ;    D. Fe3O4.
Câu 993: X là một oxit sắt chứa 70% khối lượng Fe. Vậy công thức của X là:
A. FeO ;    B. Fe2O3 ;    C. Fe3O4 ;    D. Fe3O5 .
Câu 993: M là hỗn hợp cùng số mol CuO và FexOy. Khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp M bằng H2 thu được 1,76 gam hỗn hợp kim loại. Hoà tan hoàn toàn kim loại đó bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,448 lít H2 (ở đktc). Vậy công thức của oxit sắt là :
A. FeO ;    B. Fe2O3 ;    C. Fe3O4 ;    D. Fe3O5 .
Câu 994: Nhóm những chất nào có thể tạo ra FeCl2 bằng phản ứng trực tiếp ?
A. Fe, Cu, Cl2, HCl, FeSO4 ;          B. Fe, Cu, Cl2, FeCl3, CuCl2 ;
C. Fe, Cu, HCl, FeSO4, CuSO4 ;    D. Fe, Cu, HCl, FeSO4 FeCl3.
Câu 995: Chia hỗn hợp kim loại Cu, Al thành 2 phần bằng nhau. Phần thứ nhất nung nóng với oxi tới phản ứng hoàn toàn thu được 18,2 gam hỗn hợp 2 oxit. Hoà tan hoàn toàn phần thứ 2 bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thấy bay ra 8,96 lít SO2 (đktc). Tính số mol mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
A. 0,2 mol Cu và 0,1 mol Al ;    B. 0,2 mol Cu và 0,02 mol Al ;
C. 0,2 mol Cu và 0,2 mol Al ;    D. 0,2 mol Cu và 0,4 mol Al .
Câu 996: Nếu hoà tan hoàn toàn 14,93 gam kim loại R bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 8,96 lit SO2 (đktc) thì R là kim loại gì ?
A. Mg ;    B. Al ;    C. Fe ;    D. Mn .
Câu 997: Nhúng thanh Zn thứ nhất voà dung dịch Ag2SO4 và thanh Zn thứ 2 vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy 2 thanh Zn ra. Giả sử tất cả Ag, Cu thoát ra bám hết voà thanh Zn. Tính tỉ lệ khối lượng Ag và Cu thoát ra, biết rằng số mol ZnSO4 trong hai dung dịch bằng nhau. Tỉ lệ mAg : mCu là :




A.  ;    B.  ;    C.  ;    D.  .
Câu 998: Có thể coi hỗn hợp cùng số mol FeO và Fe2O3 là sắt từ oxit Fe3O4 được không ?
A. được, vì % khối lượng của sắt và oxi như nhau ;
B. được, vì khi tác dụng với dung dịch HCl dư đều cho một lượng muối FeCl2 và FeCl3  như nhau ;
C. được, vì có tính chất như nhau, số oxit hoá như nhau ;
D. không được, vì hỗn hợp FeO và Fe2O3 là hai hợp chất riêng lẻ, còn sắt từ oxit là một hợp chất nhiễm từ, có cấu tạo như sau: 


Câu 999: Để xác định lượng cacbon trong thép (không có lưu huỳnh) người ta cho một dòng oxi dư đi qua ống sứ đựng 15 gam thép (dạng phoi bào hoặc bột), nung nóng và cho khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ hết vào ống đựng KOH rắn. Sau thí nghiệm thấy khối lượng trong ống KOH tăng lên 0,44 g. Tính hàm lượng % của cacbon trong thép. Hãy chọn đáp số đúng.
A. 0,02 % ;    B. 0,50 % ;    C. 0,80% ;    D. 1,02 %.


Câu 1000: Để sản xuất thép từ gang trong lò Mâctnch người ta loại bớt cacbon trong gang nhờ Fe2O3 theo phản ứng : Fe2O3 + 3C  2 Fe + 3CO
Hỏi muốn loại bớt 90% lượng cacbon có trong 5 tấn gang chứa 4% cacbon thì cần bao nhiêu kg Fe2O3 ? Hãy chọn đáp án đúng.
A. 600 kg ;    B. 620 kg ;    C. 800 kg ;    D. 975 kg .
Câu 1001: Cho sơ đồ biến hoá :




Fe2O3  Fe  FeSO4 FeCl2 Fe(NO)2
Cho biết a, b, c, d là 4 chất sau: AgNO3, CO, BaCl2, CuSO4. Hãy sắp xếp các chất theo thứ tự đúng a, b, c, d trên sơ đồ.
A. AgNO3, CO, BaCl2, CuSO4 ;     B. CO, AgNO3, CuSO4, BaCl2 ;
C. CO, CuSO4, BaCl2, AgNO3 ;     D. CO, CuSO4, AgNO3, BaCl2 ;
Câu 1002: Cho sơ đồ biến hoá :

                
Tìm công thức của các chất theo đúng thứ tự X, Y, Z, T.
A. FeCl3      Fe(OH)2      Fe(OH)3      Fe2O3 ;
B. FeCl3      Fe(OH)3      Fe(OH)2      Fe3O4 ;
C. FeCl3         FeCl2           Fe(OH)2      Fe3O4 ;
D. FeCl3      FeCl2           Fe(OH)2      Fe2O3 .
Câu 1003: Cho sơ đồ biến hoá :



                 Fe(OH)3  X  Y  Z
Hãy sắp xếp các chất theo đúng thứ tự  a, X, b, Y, c, Z.
A. HCl        FeCl3        Cu              Fe(NO3)2        AgNO3        Fe(NO3)3 ;
B. HCl        FeCl3        AgNO3       Fe(NO3)2         Cu               Fe(NO3)3 ;
C. HCl        FeCl3        AgNO3       Fe(NO3)3         Cu               Fe(NO3)2  ;
D. HCl        FeCl3        Fe(NO3)2    Cu                    AgNO3       Fe(NO3)3 .
Câu 1004: Từ Fe(OH)3 có thể điều chế FeCl2 theo sơ đồ nào?
               [image: ]
Câu 1005: Từ hỗn hợp Fe, Cu, Al, Ag cần lấy Ag nguyên chất. Hãy chọn bộ hoá chất đúng dưới đây.
A. NaOH và HCl ; B. HCl và O2(to) ;
C. NaOH và O2(to) ; D. NaOH và HNO3.
Câu 1006: Có hai dung dịch gần như không màu FeSO4 và Fe2(SO4)3. Tất cả các chất trong dãy nào có thể dùng để phân biệt hai dung dịch đó?
A. Cu, KMnO4, NaOH, HNO3, Fe ; B. BaCl2, Cu, NaOH, Mg ;
C. BaCl2, Cu, KMnO4, NaOH, Fe ; D. Cu, KMnO4, NaOH, Mg.
Câu 1007: Trong các chất sau: Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe(HCO3)2, Fe2O3, FeO, Fe(OH)2, chất nào có phần trăm khối lượng của Fe lớn nhất?
A. Fe2O3 ; B. FeO ; C. Fe3O4 ; D. Fe(HCO3)2.
Câu 1008: Quặng nào giàu sắt nhất (hàm lượng %Fe lớn nhất) ?
A. Hematit chứa 60% Fe2O3 ; B. Hematit nâu chứa 62% Fe2O3.H2O ;
C. Xiñerit chứa 50% FeCO3 ; Manhetit chứa 69,6% Fe3O4.
Câu 1009: Khử hoàn toàn một hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng CO và cho khí sản phẩm hấp thụ vào nước vôi trong dư thấy có 15 gam kết tủa. Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng khử là:
A. 1,12 lít ; B. 2,24 lít ; C. 3,36 lít ; D. 4,48 lít.
Câu 1010: Trong bình kín chứa 0,5 mol CO và a gam Fe3O4. Đun nóng bình cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thì khí trong bình có tỉ khối hơi so với khí CO lúc ban đầu là 1,457. Hãy chọn giá trị đúng của a.
A. 16,8 g ; B. 21,5 g ; C. 22,8 g ; D. 23,2 g.
Câu 1011: Sắt kim loại (Fe) có thể tác dụng với tất cả các dung dịch trong nhóm nào dưới đây:
A. FeCl3, AgNO3, CuSO4 ;
B. FeCl3, AgNO3, CuSO4, Mg(NO3)2 ;
C. FeCl3, AgNO3, CuSO4, HNO3 đặc, nóng ;
D. FeCl3, AgNO3, CuSO4, H2SO4 đặc, nguội, HNO3 đặc, nóng .
Câu 1012: Khử hoàn toàn 23,2 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 bằng H2 thu được 7,2 gam H2O. Tính % khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp. Hãy chọn cặp đáp án đúng.
A. 31,03% FeO          68,97% Fe2O3 ;
B. 35,16% FeO          64,84% Fe2O3 ;
C. 41,24% FeO          58,76% Fe2O3 ;
D. 50,0%   FeO          50,0%   Fe2O3 .
Câu 1013: Trộn a gam Fe2O3 với 10,8 gam bột Al rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm. Lấy hỗn hợp sau phản ứng (đã làm nguội) hoà tan bằng lượng dư dung dịch NaOH thấy bay ra 6,72 lít H2 (đktc). Hiệu suất phản ứng 100%. Hãy chọn khối lượng đúng của a.
A. 8 g ; B. 16 g ; C. 24 g ; D. 32 g.
Câu 1014: Trộn 19,2 gam Fe2O3 với 5,4 gam Al rồi tiến hành phản ứng nhiệt phân (không có mặt không khí). Hoà tan hỗn hợp sau phản ứng (sau khi làm nguội) bằng dung dịch NaOH dư thấy bay ra 1,68 lít H2 (đktc). Tính hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm.
A. 57,5% ; B. 60% ; C. 62,5% ; D. 75%.
Cấu 1015: Cho luồng khí CO (dư) đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 nung nóng. Sau khi kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn trong ống sứ là 5,5 gam. Cho khí đi qua khỏi ống sứ hấp thụ vào nước vôi trong dư thấy có 5 gam kết tủa. Khối lượng m ban đầu là:
A. 6,3 g ; B. 5,8 g ; C. 6,5 g ; D. 6,94 g.
Câu 1016: Hoà tan hoàn toàn một ít oxit FexOy bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 2,24 lít SO2 (đktc) và trong dung dịch có chứa 120 gam một muối sắt duy nhất. Công thức của oxit sắt là:
A. FeO ; B. Fe2O3 ; C. Fe3O4 ; FeO2.
Câu 1017: Để hoà tan 4 gam oxit FexOy cần 52,14 ml dung dịch HCl 10% (d = 1,05 g.ml-1). Hãy chọn công thức đúng của oxit sắt.
A. Fe2O3 ; B. FeO ; C. Fe3O4 ; FeO2.
Câu 1018: Cho biết số hiệu nguyên tử của Cu là 29. Hãy chọn cấu hình electron đúng của ion Cu2+:
A. 1s22s22p63s23p63d94s1 ; B. 1s22s22p63s23p63d84s1 ; 
C. 1s22s22p63s23p63d74s1 ; D. 1s22s22p63s23p63d10(4s0) .
Câu 1019: Hãy chọn các tính chất đúng của Cu:
1) Hoà tan đồng bằng dung dịch HCl giải phóng H2 ;
2) đồng dẫn điện và dẫn nhiệt rất tốt, chỉ thua Ag ;
3) đồng kim loại tan được trong dung dịch FeCl3 ;
4) có thể hoà tan Cu bằng đung dịch HCl khi có mặt O2 ;
5) đồng thuộc nhóm kim loại nhẹ (d = 8,98 g/cm3) ;
6) không tồn tại Cu2O, Cu2S. 
A. 1, 2, 3 ; B. 2, 3, 4, 6 ; C. 2, 3, 4 ; D. 1, 4, 6 .
Câu 1020: Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối natri kim loại R hoá trị không đổi thu được 4 gam oxit và hỗn hợp khí NO2, và O2. Hãy chọn đúng muối của kim loại R.
A. Fe(NO3)3 ; B. Mg(NO3)2 ; C. Cu(NO3)2 ; D. AgNO3.
Câu 1021: Cho phản ứng:


                                aR(NO3)x  bR2Oy + cNO2 + dO2 
Hãy chọn hệ số đúng theo thứ tự a, b, c, d.
A. 2            1            2x            (3x – y) ;
B. 2            1            2x            (3x – y)/2 ;
C. 2            1            3x            (3x – y) ;
D. 2            1            2x            (2x – y)/2.



Câu 1022: Cho phản ứng nhiệt phân muối nitrat (phương trình phản ứng chưa cân bằng! ): R(NO3)x  R2O3 + NO2  + O2. Biết rằng khi nhiệt phân hoàn toàn 18 gam muối nitrat thu được 8 gam oxit và 10,08 lít hỗn hợp khí (ở đktc). Hãy chọn đúng kim loại R:
A. Cr ; B. Fe ; C. Mn ; D. cả A, B, C đều sai.
Câu 1023: Malachit là một loại quặng đồng trong tự nhiên, trong suốt, màu ngọc bích, cấu thành chủ yếu là hợp chất X đôi khi lẫn đồng cacbonat màu trắng. Nung 1 mol chất X thu đươc 160 gam CuO, 44,8 lít hỗn hợp CO2 và hơi nước với số mol bằng nhau (tính theo đktc). Hãy chọn công thức đúng của chất X.
A. Cu2H2CO3 ; B. CuCO3.H2O ;
C. CuCO3.Cu(OH)2 ; D. Cu2H2CO3.
Câu 1024: Quá trình sản xuất Cu từ quặng cancopirit CuFeS2 qua 3 giai đoạn sau:


                          2CuFeS2 + 4O2  X + 2FeO + 3SO2 


                          2X + 3O2  2Y + 2SO2 


                          2Y + X  6Cu + SO2 
Cho biết tất cả các hệ số của các phương trình phản ứng đều đúng. Hãy chọn cặp chất X, Y thích hợp:
A. X = CuS và Y = CuO ; B. X = Cu2S và Y = CuO ; 
C. X = CuS và Y = Cu2O ; D. X = Cu2S và Y = Cu2O.
Câu 1025: Những đồ vật bằng bạc kim loại (ví dụ chiếc nhẫn) khi tiếp xúc lâu ngày với không khí bị xám đen là do nguyên nhân gì?
A. oxi không khí oxi hoá ; 
B. do không khí có nhiều CO2 ;
C. do không khí bị nhiễm bẩn khí hidro sunfua ;
D. do không khí có các oxit SO2, NO2.
Câu 1026: Cho biết số hiệu nguyên tử của Ag là 47. Vậy Ag thuộc chu kỳ mấy, nhóm mấy?
A. chu kỳ 5, nhóm IA ; B. chu kỳ 5, nhóm IB ;
C. chu kỳ 4, nhóm IB ; D. chu kỳ 5, nhóm IIB.
Câu 1027: Có những mệnh đề về đồng, bạc, vàng như sau:
1) tính khử yếu dần theo thứ tự Cu > Ag > Au ;
2) cả 3 kim loại đều tan trong dung dịch HNO3 ;
3) cả 3 kim loại đều có thể tồn tại trong tự nhiên dưới dạng đơn chất ;
4) chỉ có Cu, Ag mới hoà tan được trong dung dịch HNO3, còn Au thì không ;
5) chỉ có Cu mới hoà tan được trong dung dịch HCl, còn Ag, Au thì không.
Hãy chọn các mệnh đề đúng:
A. 1, 3, 4 ; B. 1, 2, 4 ; C. 1, 3, 5 ; D. 1, 3, 4, 5.
Câu 1028: Cho biết số hiệu nguyên tử của Zn là 30. Vậy Zn thuộc chu kỳ mấy, nhóm mấy?
A. chu kỳ 4, nhóm IIA ; B. chu kỳ %, nhóm IIB ;
C. chu kỳ 4, nhóm IIB ; D. chu kỳ 3, nhóm IIB ;
Câu 1029: Có những mệnh đề về kẽm như sau:
1) Zn có thể tác dụng với các dung dịch HCl, HNO3 đặc nguội, NaOH ;
2) những đồ vật bằng kẽm không bị han rỉ, không bị oxi hoá trong không khí và trong nước ;
3) có thể dùng Zn để đẩy vàng khỏi phức xianua [Au(CN)2]- (phương pháp khai thác vàng) ;
4) Zn không thể đẩy được Cu khỏi dung dịch CuSO4 ;
5)  không tồn tại hợp chất ZnCO3 .
Hãy chọn các mệnh đề đúng:
A. 1, 2, 3 ; B. 1, 2, 4 ; C. 1, 2, 5 ; D. 1, 2, 3, 5.
Câu 1030: Hoà tan m gam hỗn hợp kim loại Fe và Cu trong đó Fe chiếm 40% khối lượng bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch X, 0,448 lít NO duy nhất (đktc) và còn lại 0,65m gam kim loại. Tính khối lượng muối trong dung dịch X.
A. 5,4 g ; B. 6,4 g ; C. 11,2 g ; D. không xác định
Câu 1031: Chia 4,76 g hỗn hợp Al, Fe, Cu thành 2 phần bằng nhau. Hoà tan 1 phần bằng lượng dư dung dịch NaOH thu được 0,672 lít H2 (đktc). Hoà tan phần 2 bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 0,896 lít H2 (đktc). Tính số mol mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
A. 0,04 mol Al         0,02 mol Fe            0,02 mol Cu ;
B. 0,03 mol Al         0,02 mol Fe            0,02 mol Cu ;
C. 0,04 mol Al         0,01 mol Fe            0,04 mol Cu ;
D. 0,04 mol Al         0,02 mol Fe            0,04 mol Cu.
Câu 1032: FeCl3 có thể đime hoá (trùng hợp) thành Fe2Cl6. Hãy chọn công thức cấu tạo đúng của Fe2Cl6: 

                
Câu 1033: Hãy sắp xếp các ion Na+, Fe3+, Ag+, Cu2+, Al3+, Fe2+ theo thứ tự tính (khả năng) oxi hoá tăng dần. Hãy chọn thứ tự đúng:
A. Na+ < Fe2+ < Al3+ < Fe3+ < Cu2+ < Ag+ ;
B. Na+ < Al3+ < Fe2+ < Cu2+ < Fe3+ < Ag+ ;
C. Na+ < Al3+ < Fe2+ < Fe3+ < Cu2+ < Ag+ ;
D. Na+ < Fe2+ < Al3+ < Fe3+ < Cu2+ < Ag+ .
Câu 1034: Tất cả các chất trong dãy nào tác dụng trực tiếp được với dung dịch FeCl3 ?
A. Zn, H2S, Na2SO4, NaOH ; B. Cu, FeCl2, HCl, AgNO3 ;
C. Zn, Fe, KNO3, Na2CO3 ; D. Cu, Fe, KI, Na2CO3.
Câu 2035: Các chất trong nhóm nào tác dụng trực tiếp với Cu để tạo ra CuCl2.
A. HCl, Cl2, FeCl3, AgCl ; B. HCl, Cl2, FeCl3, AgCl, NiCl2 ;
C. Cl2, HCl + O2, FeCl3, AgCl ; D. Cl2, HCl + O2, FeCl3, HgCl2.
Câu 1035: Cu(NO3)2 bị lẫn tạp chất AgNO3. Chất nào tốt nhất để thu được Cu(NO3)2 nguyên chất ?
A. HCl ; B. NaCl ; C. Cu ; D. FeCl2.
Câu 1036: Có 5 gói bột máu đen CuO, MnO2, Ag2O, CuS, FeS. Nếu chỉ có dung dịch HCl thì nhận biết được bao nhiêu gói bột ?
A. 2 ; B. 3 ; C. 4 ; D. 5.
Câu 1037: Người ta cần bón cho mỗi m2 đất trồng 5 mg đồng (dưới dạng muối CuSO4). Cần bao nhiêu lít dung dịch CuSO4 2% (d = 1,0 g.ml-1) để bón cho 1 hecta (10.000 m2) đất trồng?
A. 5,82 lít ; B. 6,25 lít ; C. 7,15 lít ; D. 8,00 lít.
Câu 1038: Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O để điều chế 50 kg dung dịch 2% ?
A. 1, 5625 kg ; B. 1,814 kg ; C. 2,00 kg ; D. 2,550 kg.
Câu 1039: Cho a mol bột Fe vào dung dịch chứa b mol CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng người ta nhận thấy trong dung dịch có a mol FeSO4, (b – a) mol CuSO4 và chất rắn có a mol đồng. Hãy chọn đúng quan hệ giữa a và b.

A. a = b ; B. a > b ; C. a < b ; D. a  2b.
Câu 1040: Phương pháp tách hỗn hợp ZnCl2 và AlCl3 như sau: 

                
Hãy chọn các chất X, Y, Z, T, M đúng.

A. X là Al(OH)3, Y là dung dịch [Zn(OH)4]2, Z là dung dịch HCl, T là Na2S, M là ZnS ;
B. X là Al(OH)3, Y là dung dịch [Zn(OH)4]2+, Z là dung dịch HCl, T là dung dịch NaOH, M là Zn(OH)2 ;

C. X là Al(OH)3, Y là dung dịch [Zn(NH3)4]Cl2, Z là dung dịch HCl, T là Na2S, M là ZnS ;
D. X là Al(OH)3, Y là dung dịch [Zn(OH)4]Cl2, Z là dung dịch HCl, T là dung dịch Ba(OH)2, M là BaZnO2.
Câu 1041: Nhúng một thanh nhôm Al nặng 20 gam vào 400 ml dung dịch CuCl2 0,5M. Khi nồng nồng độ dung dịch CuCl2 giảm 25 % thì lấy thanh Al ra khỏi dung dịch, giả sử tất cả Cu thoát ra đều bám vào thanh Al. Khối lượng Al sau phản ứng nặng bao nhiêu ?
A. 21,15 g ;    B. 21,88 g ;    C. 22,02 g ;    D. 22,3 g .
Câu 1042: Thuỷ ngân kim loại bị lẫn 1 lượng nhỏ tạp chất là Zn, Mg, Al, Cu, Fe. Hãy chọn chất tốt nhất cho dưới đây dể thu được thuỷ ngân tinh khiết.
A. dung dịch HCl ;                  B. dung dịch H2SO4 đặc nóng ;
C. dung dịch H2SO4 dặc ;       D. dung dịch HNO3 loãng .


Câu 1043: Để khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO cần dùng 8,96 lít CO (đktc). Tính tỉ lệ số mol: nFeO: nCuO.
A. 1 : 2 ;    B. 1 : 1 ;    C. 2 : 1 ;    D. 3 : 1 .
Câu 1044: Cho 1 dòng khí CO đi qua ống sứ đựng 20 gam CuO nung nóng và cho khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ vào nước vôi trong, dư thấy  có 16 gam kết tủa. Tính % CuO đã bị khử.
A. 48,8% ;    B. 50,0% ;    C. 52,5% ;    D. 64% .
Câu 1045: Hỗn hợp X gồm Al và Cu. Cho hỗn hợp X vào cốc đựng dung dịch HCl. Khuấy đều cho đến khi khí ngừng thoát ra thu được chất rắn Y nặng a gam. Nung Y trong oxi tới phản ứng hoàn toàn thu được 1,35a gam oxit. Tính % khối lượng của Cu trong chất rắn Y.
A. 84,48% ;    B. 80,2% ;    C. 78,5%;    74,48% .
Câu 1046: Tại sao nhưng đồ vật bằng Al để trong không khí không bị han rỉ, còn những đồ vật bằng sắt dễ bị han rỉ? Hãy chọn câu trả lời đúng.
A.vì sắt là kim loại hoạt động hơn nhôm;
B. vì sắt dễ phản ứng với khí cacbonic trong không khí thành FeCO3, còn Al2(CO3)3 không tồn tại ;
C. vì Al tác dụng với O2 tạo thành màng oxit (rất mỏng trong suốt) bám chắc vào nhôm kim loại , bảo vệ Al ở phía trong;
D. cả A, B, C đều đúng .
Câu 1047: Để sản xuất 1 lượng gang như nhau người ta đã dùng m1 tấn quặng hêmatit chứa 60% Fe2O3 và m2 tấn quặng manhêtit chứa 69,6% Fe3O4. Tính tỉ lệ m1 : m2. Hãy chọn tỉ lệ đúng:
A. m1 : m2 = 2,381 : 1,984 ; B. m1 : m2 = 2,515 : 2,021 ; 
C. m1 : m2 = 1,886 : 1,235 ; D. m1 : m2 = 2,381 : 2,550.
Câu 1048: Hoà tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp Cu, Zn bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được có 3,136 lít SO2 (đktc) bay ra, 0,64 gam luu huỳnh và dung dịch muối sunfat. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
A. 45,54% Cu và 54,46% Zn ; B. 49,61% Cu và 50,39% Zn ;
C. 50,15% Cu và 49,85% Zn ; D. 51,08% Cu và 48,92% Zn.
Câu 1049: Hoà tan hoàn toàn 11,9 gam hỗn hợp kim loại Al, Zn bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch X, 7,616 lít SO2 (đktc) và 0,64 gam luu huỳnh. Tính tổng khối lượng muối trong X.
A. 50,30 g ; B. 49,8 g ; C. 47,15 g ; D. 45,26 g.
Câu 1050: Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 4% để điều chế 500 gam dung dịch CuSO4 8% ? Hãy chọn cặp giá trị đúng.
A. 18,25 g tinh thể và 481,75 g dung dịch ; 
B. 20,08 g tinh thể và 479,92 g dung dịch ;
C. 25,23 g tinh thể và 474,73 g dung dịch ;
D. 33,33 g tinh thể và 466,67 g dung dịch.
Câu 1051: Tất cả các chất trong dãy nào không tác dụng với HCl?
A. Ag, BaSO4, CuS ; B. Ag, BaSO4, Mg3(PO4)2 ;
C. Ag, BaSO4, BaCO3, CuS ; D. Ag, BaSO4, CuS, FeS.
Câu 1052: Ở nhiệt độ cao CO, H2 khử được mấy oxit trong số các oxit sau: Fe3O4, CaO, CuO, Na2O, Fe2O3, Al2O3, ZnO ?
A. CO khử được 5 còn H2 khử được 4 ; B. CO khử được 3 còn H2 khử được 4 ;
C. CO khử được 6 còn H2 khử được 5 ; D. CO khử được 4 còn H2 khử được 4.
Câu 1053: Hoà tan m gam hỗn hợp kim loại Al, Cu bằng 500 ml dung dịch NaOH a mol/l. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít H2 (đktc) và còn lại m1 gam kim loại. Oxi hoá hoàn toàn m1 gam kim loại đó thu được 1,45m1 gam oxit. Hãy chọn giá trị đúng của a.
A. 0,2 < a < 4 ; B. a = 0,2 ; C. a = 0,4 ; D. a = 0,5.
Câu 1054: Khử hoàn toàn 8 gam FexOy bằng H2 (to) thu được 2,7 gam H2O, công thức của sắt oxit là:
A. FeO ; B. Fe3O4 ; C. Fe2O3 ; D. FeO2.
Câu 1055: Cho 5,6 gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,22 mol AgNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X và bạc kim loại. Khối lượng muối trong dung dịch X là:
A. 16,47 g ; B. 19,24 g; C. 20,82 g ; D. 24,0 g.
Câu 1056: Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam Fe bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch chứa m gam Fe(NO3)3 và khí NO duy nhất. (cho N = 14, O = 16, Fe = 56). Khối lượng m bằng bao nhiêu?
A. 42,4 g ; B. 44,8 g ; C. 48,4 g; D. 56 g.
Câu 1057: Hoà tan 11,2 gam Fe bằng dung dịch HNO3 thu được khí NO, dung dịch X và còn lại 2,8 gam Fe. Tính khối lượng muối trong dung dịch X. (Cho Fe = 56, O = 16, N = 14) :
A. 27 g ; B. 28 g ; C. 36,3 g ; D. 54 g.
Câu 1058: Hoà tan 11,2 gam Fe bằng dung dịch HNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được 3,36 lít NO duy nhất (đktc) và dung dịch X. Tính khối lượng muối có trong dung dịch X.
A. 27 g ; B. 28 g ; C. 36,3 g ; D. 39,1 g.
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